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LỜI NÓI ĐẦU 

 Bạn đọc thân mến, 
 
 Tập sách nhỏ này nhằm phục vụ bạn và bất kỳ ai khác coi nước là tài nguyên 
vô giá của xứ sở, muốn biết cái gì làm ô nhiễm nước và cái đó có hại ra sao. Đối 
tượng phục vụ chính của nó là sinh viên và cán bộ kỹ thuật các chuyên ngành Kỹ 
thuật Môi trường và Quản lý Môi trường cũng như các chuyên ngành khác có liên 
quan. Các nhà quản lý môi trường cũng có thể thấy nó có ích. Trong sách, người viết 
có ý chỉ nói những điều cần thiết, muốn tránh cho bạn những hình thức trình bày khô 
khan và rườm rà, tuy nhiên có lúc có chỗ ý định đó đã không thực hiện được. 
  
 Dữ liệu được dùng để phát triển chủ đề của tập sách đã được thu thập từ 
những công trình liệt kê trong danh mục Tài liệu Tham khảo ở cuối mỗi chương và 
danh mục Tài liệu Tham khảo Bổ sung ở cuối sách. Tài liệu Tham khảo liệt kê 
những công trình được trích dẫn trực tiếp trong sách, còn những công trình không  
được trích dẫn trực tiếp thì được liệt kê trong Tài liệu Tham khảo Bổ sung. Việc liệt 
kê tài liệu này có thể giúp bạn đọc có căn cứ để tìm hiểu thêm khi cần thiết. 
 
 Bởi vì Ô nhiễm Nước là một chủ đề rộng và có tính liên ngành, tập sách này 
còn xa mới có thể được coi là cung cấp đầy đủ thông tin, đó là chưa kể những thông 
tin mà nó cung cấp còn cần đến sự cập nhật, hiệu đính. Bên cạnh đó, những thuật 
ngữ, các ký hiệu chuyên môn được sử dụng trong sách có lẽ cũng chưa được chuẩn 
xác. Căn cứ trên dữ liệu thu thập được, người viết ch

�
 cố gắng vẽ lên bức tranh toàn 

cảnh về sự ô nhiễm nước, càng trung thực càng tốt. Nếu những nét chính của bức 
tranh đó còn lại phần nào trong tâm trí bạn đọc sau khi gấp sách lại, thì mong muốn 
của người viết đã được thực hiện. 
 
Nguyễn Ngọc Bích 
2008 
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CHƯƠNG I 
Ô NHIỄM NƯỚC VÀ CHẤT GÂY Ô NHIỄM NƯỚC 

 
I.1. Sự ô nhiễm nước 
 
 Nước trong thiên nhiên có chất lượng phù hợp với sự sống. Chất lượng này 
được thể hiện bởi những tính chất vật lý, hóa học, và sinh học của nó. Nếu, vì sự cho 
thêm các chất khác vào nước, chất lượng nước bị ảnh hưởng khiến cho nó trở nên ít 
thích hợp hơn với sự sống, thì sự ô nhiễm nước xảy ra. Vì thế, sự ô nhiễm nước là sự 

cho thêm vào nước các chất khác, làm giảm tính chất phù hợp với sự sống của nước. 
 
 Xét gốc từ Hán-Việt “ô nhiễm”, thì ta thấy “ô” nghĩa là “dơ, bẩn” và 
“nhiễm” nghĩa là “dính vào, bám vào, mang vào”. Vậy “ô nhiễm nước” có nghĩa là 
sự làm bẩn nước. Tuy nhiên, nói như vậy có thể không bao quát được những trường 
hợp trong đó nước không có vẻ dơ bẩn gì nhưng lại thực sự bị ô nhiễm, như ta sẽ thấy 
sau đây. 
 
 Có thể người đọc chưa biết rằng đã có nhiều định nghĩa khác được nêu ra cho 
thuật ngữ “ô nhiễm”, và mỗi định nghĩa đều chính xác đến mức nào đó. Có lẽ một 
trong những định nghĩa lý thú nhất, được dẫn bởi Ellis và cộng sự (1989), là: “Chẳng 
có gì có thể được gọi là ô nhiễm, chỉ có sự có mặt không đúng chỗ và không đúng 
lúc của những chất hóa học có giá trị”. Cho nên, định nghĩa trên đây không phải là 
định nghĩa chính xác nhất, chỉ có điều là nó được nhiều người công nhận. 
 
I.1.1. Nước trên trái đất 
 
 Nước – một trong những thành tố quan trọng nhất của sự sống – có mặt trên 
trái đất trong nhiều chỗ chứa được gọi chung là vực nước, như ao hồ, sông suối, biển, 
và mạch nước ngầm. Trên bề mặt trái đất, nước thường xuyên đổi chỗ và thay đổi 
trạng thái vật lý của nó. Sự chuyển động và biến đổi này tạo thành chu trình của 
nước (xem Hình 1). 
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Hình 1. Chu trình nước 
 
 
Các thành phần chính của chu trình nước là sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự chảy 

tràn, sự chảy dòng, sự ngấm, và sự bốc thoát. 
 
 Bay hơi là quá trình trong đó nước hấp thu năng lượng mặt trời và chuyển từ 
trạng thái lỏng sang trạng thái khí. Hơi nước tạo thành mây, dễ dàng chuyển động 
dưới tác dụng của gió. Trong mây, hơi nước có khuynh hướng tụ lại thành những giọt 
nhỏ có đường kính nhỏ hơn 0,04 mm. Khi mây lạnh đi thì các giọt lớn hơn được hình 
thành, đó là sự ngưng tụ. 
 
 Khi mưa rơi trên mặt đất, một phần nước mưa bị thảm thực vật giữ lại. Một 
phần khác ngấm vào đất. Một phần nữa chảy tràn trên mặt đất cho đến khi gặp các 
ao hồ hay sông suối. Nước trong sông suối cuối cùng chảy ra biển. 
 
 Thực vật cũng góp phần tạo mây bằng sự bốc thoát hơi nước. Đây là quá trình 
trong đó thực vật nhả hơi nước vào khí quyển. Trên đất hoặc mặt nước có nhiều thực 
vật, đôi khi không thể tách rời khối lượng hơi nước tạo ra bởi sự bay hơi và sự bốc 
thoát, và người ta gọi chung là sự bay hơi-bốc thoát (evapotranspiration). 
 
 Tài nguyên nước của trái đất đã được ước tính là khoảng 26,6 tỷ tỷ tấn. 
Khoảng 94,7% khối lượng này được cho là nằm trong thạch quyển. Phần còn lại, 

Biển 

Ao, hồ 

Nước ngầm 

Sông, suối 
Băng, tuyết 

Gió 

Bay hơi 

Mưa 

Năng lượng mặt trời 
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5,3%, nằm trong thủy quyển, và đây là lượng nước có ích cho sự sống. Ước lượng sự 
phân phối nước trên trái đất được trình bày ở Bảng 1. 
 

Bảng 1. Phân phối nước trên bề mặt trái đất 
 

Vị trí / trạng thái Khối lượng (1012T) Tỷ lệ (%) 

   
Các biển 1.380.000 98,900 

 
Băng tuyết 

 
16.700 

 
1,077 

 
Nước ngọt 

 
25 

 
0,002 

 
Hơi nước trong khí quyển 

 
13 

 
0,001 

 
Nước ngầm 

 
250 

 
0,020 

   
(Nguồn: Chhatwal và cộng sự, 1989). 
 
I.1.2. Chất lượng nước 
 
 Không thể không nghĩ đến từ “sạch” khi nói đến chất lượng nước. Tuy nhiên 
nước tuyệt đối tinh khiết chẳng hề có trong thiên nhiên bởi vì nước có thể hòa tan rất 
nhiều chất. Nước mưa là loại nước thiên nhiên trong sạch nhất, vậy mà nó có thể 
chứa bụi bặm, các ôxýt của cacbon, lưu huỳnh, nitơ, các lượng nhỏ axit nitric và 
sunphuric cũng như vết của các muối hóa học và ôxy, nitơ hòa tan nữa. Những thứ 
này đã được nước hấp thu khi nó còn là hơi nước trong các đám mây, hoặc khi nó 
đang rơi xuống đất. 
 
 Một khi nước mưa đã chạm đất, hoặc ngấm vào đất đá, hoặc chảy trên mặt 
đất, nó tiếp tục hòa tan các chất khoáng. Các sunphat, phôtphat, nitrat, clorua, 
cacbonat, bicacbonat đều đã được tìm thấy trong nước mặt (nước ở trong các vực trên 
mặt đất, khác với nước ngầm), cùng với các cation mà trong đó các cation canxi và 
magiê là phổ biến hơn cả. 
 
 Rồi khi ánh sáng mặt trời chiếu vào nguồn nước, thì sự sống bắt đầu. Đầu tiên 
là sự phát triển của các loài tảo, rồi thực vật, vi khuẩn, động vật nguyên sinh cùng 
một loạt các loài thân mềm. Sau đó đến các loài cá và cứ tiếp tục cho đến cuối cùng 
là những loài săn mồi lớn như cá sấu chẳng hạn. Tất cả các vật sống đều thải ra cặn 
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bã. Tất cả các vật sống cuối cùng đều sẽ chết và thối rữa. Nước mặt, vì thế, tiếp 
nhận thêm các chất từ sự thải của tế bào sống và sự phân rã của tế bào chết. 
 
 Vì những nguyên do trên mà nước trong thiên nhiên không hoàn toàn tinh 
khiết (mà nếu có chăng thì nước hoàn toàn tinh khiết đó chưa chắc có ích cho sự 
sống), nhưng những chất mà nó chứa thường ở mức độ chấp nhận được, tùy theo mục 
đích sử dụng của con người. Một bản phân chất nước sông điển hình, được coi là 
sạch, có thể giống như được trình bày ở Bảng 2. Nước có chất lượng như vậy có thể 
dùng để làm nước uống sau khi xử lý đơn giản. Chất lượng nước này cũng thích hợp 
cho sự sống trong nước, cũng như cho nhiều hoạt động của loài người. Nếu trong 
Bảng 2 (cũng như những bảng khác sau đó) có một vài thuật ngữ mà người đọc chưa 
hiểu, thì cũng không sao, vì người đọc chưa cần đến và khi cần thì có thể dễ dàng tìm 
thấy sự giải thích trong các tài liệu khác. 
 

Bảng 2. Các đặc tính nước sông sạch điển hình 
 

Đặc tính Giá trị 
pH 6,8 

Ôxy hòa tan (mg/L) 9 
Nhiệt độ (oC) 13 
Màu (TCU) 5 

Độ đục (NTU) 5 
Nhu cầu ôxy sinh hóa (mg/L) 1,2 

Độ cứng (mg đương lượng CaCO3/L) 225 
Tổng chất rắn (mg/L) 500 

Clorua (tính theo mg Cl/L) 10 
  

(Nguoàn: Nemerow, 1991). 
 
 Uống nước sông trực tiếp thì thường là không nên, nhưng dùng nước sông để 
tưới cho cây trồng thì chẳng có vấn đề gì. Điều đó có nghĩa là nước trong thiên nhiên 
(từ đây sẽ được gọi là “nước” cho đơn giản) thường thích hợp cho một hay nhiều mục 
đích sử dụng, sau khi xử lý hoặc không xử lý gì cả, cho nên chất lượng nước thường 
được xem xét căn cứ trên mục đích sử dụng của con người. Bên cạnh đó, Người 
không phải là loài duy nhất sử dụng nước, nó chia sẻ đặc quyền này với nhiều loài 
khác (mà cuối cùng thường là sẽ phục vụ nó). Vì thế, quan điểm của con người về 
chất lượng nước cũng bao gồm những yêu cầu của các loài khác. 
 
 Trong thế giới công nghiệp hóa của chúng ta, một khi nói đến chất lượng thì 
không thể tránh khỏi một lô những thủ tục đi kèm theo thuật ngữ này. Đối với nước 
thì các thủ tục đó bao gồm những khái niệm, định nghĩa, phân tích, tính toán, những 
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phương pháp, kỹ thuật và quy trình. Tất cả là để phục vụ cho sự chính xác về ý nghĩa 
của chất lượng nước. Vì vậy mà dù cho con người đã được Tạo hóa ban tặng nước có 
chất lượng cao từ bao thế kỷ qua mà chẳng cần đến các tiêu chuẩn, ngày nay không 
thể nói đến chất lượng nước mà bỏ qua chúng. 
 
 Các quy tắc chặt chẽ về chất lượng nước đã được ban hành bởi các chính phủ 
trên thế giới. Những quy tắc này thường thể hiện dưới dạng giới hạn của các đại 
lượng vật lý, hóa học và sinh học của nước. Tiêu chuẩn về chất lượng nước có thể 
thay đổi ít nhiều theo từng quốc gia hoặc theo thời gian, nhưng thường giống nhau ở 
chỗ chúng đều dựa trên khả năng sử dụng tốt nhất của nước. Bảng 3 trình bày các giá 
trị giới hạn về thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước mặt loại A trích trong 
tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942-1995. Để so sánh, Bảng 4 giới thiệu một tiêu 
chuẩn của bang New York, Hoa Kỳ được ban hành năm 1968. Nước thỏa tiêu chuẩn 
này được xếp loại AA, nghĩa là loại tốt nhất. 
 

Bảng 3. Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A 
(TCVN 5942-1995) 

 
TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 
1 pH - 6 đến 8,5 
2 BOD5 (20oC) mg/L < 4 
3 COD mg/L < 10 
4 Ôxy hòa tan mg/L ≥ 6 
5 Chất rắn lơ lửng mg/L 20 
6 Asen mg/L 0,05 
7 Bari mg/L 1 
8 Cadimi mg/L 0,01 
9 Chì mg/L 0,05 
10 Crom (VI) mg/L 0,05 
11 Crom (III) mg/L 0,1 
12 Đồng mg/L 0,1 
13 Kẽm mg/L 1 
14 Mangan mg/L 0,1 
15 Niken mg/L 0,1 
16 Sắt mg/L 1 
17 Thủy ngân mg/L 0,001 
18 Thiếc mg/L 1 
19 Anoniac (tính theo N) mg/L 0,05 
20 Florua mg/L 1 
21 Nitrat (tính theo N) mg/L 10 
22 Nitrit (tính theo N) mg/L 0,01 
23 Xianua mg/L 0,01 
24 Phenola (tổng số) mg/L 0,001 
25 Dầu, mỡ mg/L không 
26 Chất tẩy rửa mg/L 0,5 
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27 Coliform MPN/100mL 5000 
28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật (trừ DDT) mg/L 0,15 
29 DDT mg/L 0,01 
30 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,1 
31 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 1,0 

(Nguồn: Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượïng, 1995) 
 

Bảng 4. Tiêu chuẩn nước mặt loại AA 
(bang New York, Hoa Kỳ, 1968) 

 
Khả năng sử dụng tốt nhất: Dùng làm nước uống, nước nấu ăn, dùng trong công nghiệp chế biến 
thực phẩm và bất cứ mục đích nào khác. 
Điều kiện liên quan đến khả năng sử dụng tốt nhất: Nếu được xử lý diệt khuẩn theo phương pháp 
được duyệt, cùng với sự xử lý bổ sung khi cần thiết để loại trừ các chất bẩn tự nhiên, đạt hoặc sẽ 
đạt tiêu chuẩn nước của Cục Sức khỏe Công cộng Hoa Kỳ, và được coi như an toàn và phù hợp 
cho nước uống. 
 

Tiêu chuẩn nước AA 
 

Đề mục Mô tả 

 
1. Chất rắn nổi; chất rắn lắng được; dầu mỡ; 
cặn bùn; các chất gây ra vị và mùi 
 

Không chứa loại liên quan đến nước cống rãnh, 
nước thải công nghiệp hoặc các chất thải khác. 
 

2. Nước cống rãnh hoặc nước thải 
 

Không chứa loại chưa diệt khuẩn. 
 

3. pH 
 

Trong khoảng 6,5 đến 8,5. 
 

4. Ôxy hòa tan Đối với nước có cá hồi, không dưới 5,0 phần 
triệu; đối với nước không có cá hồi, không dưới 
4,0 phần triệu. 
 

5. Chất thải độc hại, chất nguy hại cho sự sống, 
chất có màu hoặc chất thải khác, hoặc chất 
lỏng có nhiệt độ cao 
 

Không chứa riêng biệt hoặc kết hợp với các 
chất khác, hoặc chất thải ở hàm lượng đủ cao 
hay ở nhiệt độ đủ cao để gây tổn thương cho sự 
sống của cá, làm cho nước không an toàn hoặc 
không dùng được làm nguồn nước uống, nước 
nấu ăn, nước dùng trong công nghiệp chế biến 
thực phẩm hoặc làm cho nước trở nên không 
thích hợp với những mục đích sử dụng tốt nhất 
đã được xác định cho nước loại này. 
 

(Nguồn: Nemerow, 1991). 
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I.2. Các chất gây ô nhiễm nước và nguồn gốc của chúng 
 
 Các chất gây ô nhiễm nước có thể được chia ra làm 9 loại như dưới đây: 
 -Chất làm tiêu hao ôxy 
 -Mầm bệnh 
 -Chất dinh dưỡng thực vật 
 -Chất hữu cơ tổng hợp 
 -Dầu mỏ 
 -Hóa chất vô cơ và chất khoáng 
 -Cặn bùn 
 -Chất phóng xạ 
 -Nhiệt lượng 
 
 Sắp xếp phân loại các chất gây ô nhiễm nước như trên chỉ nhằm hệ thống 
hóa. Người đọc cần biết rằng trong thực tế có những trường hợp một chất gây ô 
nhiễm có thể rơi vào nhiều loại. 
 
I.2.1. Chất làm tiêu hao ôxy 
 
 Sự có mặt của ôxy hòa tan (Dissolved Oxygen – DO) trong nước là điều kiện 
cơ bản của sự sống trong đó. Hoạt động hô hấp của cá và các loài khác phải có DO 
mới thực hiện được. Cũng phải có DO thì các vi sinh vật hiếu khí trong nước mới có 
thể phân hủy được vật chất hữu cơ trong đó. Nguồn cung cấp DO cho nước mặt là khí 
quyển, vốn chứa khoảng 21% ôxy theo thể tích. Trong những điều kiện tốt nhất, hàm 
lượng DO trong nước mặt ở mức 8-10 mg/L. 
 
 Chất làm tiêu hao ôxy là những chất dễ bị phân hủy bởi hoạt động của vi sinh 
vật hiếu khí. Hoạt động này sẽ xảy ra khi trong nước có những chất đó, vì thế sự có 
mặt của chúng làm tiêu hao ôxy hòa tan trong nước. Trong số các chất làm tiêu hao 
ôxy, các chất hữu cơ là quan trọng nhất. Hình 2 dưới đây mô tả tổng quát hoạt động 
phân hủy sinh học chất hữu cơ trong nước. 
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                                                                            OÂxy 
                                                                (vi khuẩn hiếu khí) 
        Các hợp chất hữu cơ                                                                             Các hợp chất vô cơ 
      phức tạp, không ổn định                                                                           đơn giản, ổn định 
 
 (các protein, hydratcacbon,                                                            (nước, ñioâxyt cacbon, các sunphat, 
                  lipid)                                                                                       phoâtphat, amoâni, v.v.)  
                                                                                                            
                                                                                                                      
                                                                                                                            
               
 
                                                                                     Chaát nguyeân sinh môùi 

 
 

Hình. 2. Sơ đồ nguyên lý sự phân hủy hiếu khí chất hữu cơ 
 
 Có hai tính chất quan trọng của các chất hữu cơ cần nói đến ở đây. Thứ nhất 
là chúng có thể cháy, nghĩa là có thể đốt được hay ôxy hóa được. Thứ hai là tính chất 
tổng quát của chúng hầu như xác định được trên cơ sở nguyên tố chủ yếu của chúng, 
tức cacbon. Sự phân rã của chất hữu cơ mà trong đó vi sinh vật đóng vai trò then 
chốt, là một phần của chu trình cacbon trong tự nhiên. Sự phân rã này rốt cuộc sẽ đưa 
chất hữu cơ trở về cội rễ của chúng, tức là nước và điôxyt cacbon. Một cách tổng 
quát thì việc này được thực hiện thành 2 bước, bước thứ nhất gọi là ôxy hóa và sinh 
tổng hợp, có thể biểu diễn như sau: 
 

COHNS + O2 + chất dinh dưỡng -------------> CO2 + NH3 + C5H7NO2 + các sản phẩm cuối  [1] 
 

     
 
 Bước thứ hai, gọi là hô hấp nội nguyên (trong đó vi sinh vật buộc phải sử 
dụng chính chất nguyên sinh của chúng vì thiếu thức ăn), có thể được minh họa bằng: 
 

C5H7NO2 + 5 O2 ----------------> 5 CO2 + 2 H2O + NH3 + năng lượng                                      [2] 
 
  

Chừng nào còn có chất hữu cơ trong nước và có những điều kiện thích hợp là 
những phản ứng trên sẽ xảy ra. Vì thế, hầu hết các chất làm tiêu hao ôxy là chất hữu 
cơ. Chúng xuất phát từ nước thải sinh hoạt cũng như nước thải của nhiều ngành công 
nghiệp như giấy, thực phẩm, cao su, da, v.v. 
 

Vi khuẩn 

Vi khuẩn 

 
chất hữu cơ tế bào vi khuẩn 

tế bào vi khuẩn 
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 Nhưng làm tiêu hao ôxy không phải chỉ có các chất hữu cơ. Các chất vô cơ 
như hyđrô, amôni, các ion sunfua và sunfit cũng làm tiêu hao ôxy. Amôni chẳng hạn. 
sẽ bị ôxy hóa bởi vi khuẩn để cho ra nitrit và nitrat: 
 
                                        Vi khuẩn 

2 NH4
+ + 3 O2 ---------------> 2 NO2

- +4 H+ + 2 H2O + năng lượng                                           [3] 
                                 Vi khuẩn 

2 NO2
- + O2  ---------------> 2 NO3

- + năng lượng                                                                       [4] 
 
 Chất làm tiêu hao ôxy là chất gây ô nhiễm phổ biến nhất, có thể gặp ở hầu 
như mọi trường hợp nước bị ô nhiễm. Bởi vì số lượng các chất này rất lớn, không thể 
và cũng không cần thiết phải xác định từng chất riêng lẻ, người ta định lượng chúng 
bằng một xét nghiệm có tên là Nhu cầu Ôxy Sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand 
– BOD). Trong xét nghiệm này, mẫu nước ô nhiễm được cấy vi khuẩn thích hợp, và 
trong một thời gian xác định, lượng DO trong nước bị tiêu hao sẽ gián tiếp biểu thị 
lượng chất gây tiêu hao DO có mặt trong nước. Trong xét nghiệm BOD chuẩn, một 
lượng mẫu nước xác định được chứa trong một bình kín và ủ ở nhiệt độ 20 oC trong 5 
ngày. Hàm lượng DO trong mẫu nước đó được đo trước và sau khi ủ. Người đọc có 
thể tìm thấy đầy đủ chi tiết về xét nghiệm BOD trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 
6001-1995 (Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng, 1995) và trong Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1992). 
 
I.2.2. Mầm bệnh 
 
 Nước có thể là một phương tiện chuyên chở các vi sinh vật gây bệnh. Chính 
nhận định này, cách đây hơn một thế kỷ, đã đưa tới sự khởi đầu việc khử trùng nước 
cũng như toàn bộ ngành xử lý nước hiện nay. Những mầm bệnh được vận chuyển 
trong nước hầu hết xuất phát từ đường tiêu hóa (Phelps và Lackey, 1944). Cần nói 
rằng những vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ được nói đến ở phần trên là không gây 
bệnh. Nhiều dịch bệnh trong lịch sử đã được lan truyền qua nước. Để làm ví dụ, 
Bảng 5 liệt kê những tác nhân gây dịch bệnh qua môi trường nước ở Hoa Kỳ trong 
khoảng thời gian từ 1946 đến 1980. 
 

Bảng 5. Tác nhân gây dịch bệnh qua môi trường nước ở Hoa Kỳ 
(1946 – 1980) 

 
Tác nhân % Tổng số lần 

dịch bệnh 
% Tổng số 

ca bệnh 
Vi khuẩn   
  Campylobacter 0,3 2,5 
  Pasteurella 0,3 0,004 
  Leptospira 0,15 0,006 
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  Escherichia coli 0,7 0,8 
  Shigella 9,1 8,7 
  Salmonella 11,1 12,4 
Virus   
  Hepatitis A 10,1 1,5 
  Parvovirus 1,5 2,1 
  Polio 0,15 0,01 
Động vật nguyên sinh   
  Entamoeba 0,9 0,05 
  Giardia 6,3 13,1 
Hóa học   
  Vô cơ 4,3 0,6 
  Hữu cơ 3,1 1,8 
Không rõ 52,1 56,4 
(Nguồn: Lippy và Waltrip, 1985). 
 
 Mầm bệnh lan truyền qua nước có thể được chia ra thành các nhóm vi khuẩn, 
động vật nguyên sinh, virus, và giun. Tất cả có thể được tìm thấy trong phân người 
đang mắc những bệnh có liên quan. Dưới đây là một số mầm bệnh theo từng nhóm. 
 
 Trong nhóm vi khuẩn, Salmonella  và Shigella có lẽ phổ biến nhất. Trong điều 
kiện bình thường, khoảng 1-4% loài người thải ra Salmonella theo phân, và đã có vài 
trăm kiểu hình Salmonella được xác nhận là gây bệnh (Frobisher và cộng sự, 1969). 
Bệnh thương hàn, gây ra bởi Salmonella typhi, có lẽ là bệnh được biết nhiều nhất 
trong nhóm bệnh do Salmonella. Phân người cũng chứa Escherichia coli, đến 5-50%, 
và một số kiểu hình E. coli có thể gây tiêu chảy. Triệu chứng bệnh gây ra bởi một số 
loài thuộc chủng Campylobacter là tiêu chảy, suy nhược, sốt và đau bụng. Vibrio 

cholerae là vi khuẩn gây dịch tả. 
 
 Nhiều động vật nguyên sinh cư trú trong đường tiêu hóa của động vật máu 
nóng, trong đó một số là mầm bệnh. Triệu chứng của bệnh gây ra do Giardia lamblia 
là tiêu chảy, sụt cân, suy nhược, co thắt dạ dày, kiết lỵ và sốt. Entamoeba histolytica 
là tác nhân gây một loại bệnh kiết lỵ gọi là bệnh lỵ amíp. Dùng một enzym phá hủy 
mô, E. histolytica đào sâu vào thành ruột và làm tổn thương ruột. E. histolytica bị thải 
ra theo phân, thường dưới dạng bào nang có thể sống trong nước nhiều ngày. 
 
 Hơn 120 virus gây bệnh đã được tìm thấy trong phân và nước tiểu người (Fox, 
1976). Các virus Hepatitis A gây bệnh viêm gan là phổ biến nhất. Triệu chứng của 
bệnh này gồm có suy nhược, sốt gián đoạn, đau nhức cơ, chán ăn và đau bụng. Một 
số virus phổ biến khác là virus Polio, virus Coxsackie, virus ECHO, Reovirus, và 
Adenovirus. Virus Polio gây bệnh sốt bại liệt, biểu hiện bằng sự viêm các tế bào 
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thần kinh ở sừng trước tủy sống. Virus ECHO, Reovirus và một số dòng virus 
Coxsackie gây các bệnh đường hô hấp, sốt, nổi mày đay, bại liệt, viêm màng não, 
viêm cơ tim. Adenovirus thì gây viêm nhiễm đường hô hấp và đường tiêu hóa. 
 
 Các loài giun sán ký sinh trong cơ thể người thuộc nhóm mầm bệnh cuối 
cùng. Một số thường gặp trong nước thải sinh hoạt. Sán xơ mít Taenia saginata làmột 
trong những loài thường gặp, sống trong đường tiêu hóa và mỗi ngày có thể đẻ đến 
một triệu trứng trong phân người bệnh. Triệu chứng của bệnh do loài này gây ra là 
đau bụng, rối loạn tiêu hóa và sụt cân. Sán máng Schistosoma và giun đũa Ascaris 

lumbricoides gây bệnh ở gan và ruột non với nhiều triệu chứng khác nhau. 
 
 Nước thải đô thị, bệnh viện, nơi giết mổ gia súc và tàu bè có thể là nguồn lây 
nhiễm. Một khu dân cư cỡ trung bình có khả năng có người đang mắc bệnh vào một 
thời điểm bất kỳ, vì thế các mầm bệnh hầu như luôn luôn tồn tại trong nước thải nhà 
vệ sinh. 
 
 Việc xét nghiệm nước để xác định từng mầm bệnh còn phức tạp nhiều lần 
hơn việc xét nghiệm từng chất làm tiêu hao ôxy đã nói ở phần trên, vì số lượng mầm 
bệnh quá lớn. Cho nên, theo nguyên tắc cũng tương tự như xét nghiệm BOD, xét 
nghiệm mầm bệnh chỉ nhằm vào một sinh vật chỉ thị cho sự có mặt của nước thải nhà 
vệ sinh. Sinh vật đó phải (a) có mặt với số lượng tỷ lệ thuận với số lượng mầm bệnh, 
và có khả năng tồn tại bên ngoài đường tiêu hóa một thời gian ít ra cũng bằng với 
các mầm bệnh, (b) dễ phát hiện và có số lượng lớn hơn bất kỳ mầm bệnh nào, và (c) 
không có mặt trong nước tự nhiên. Sinh vật chỉ thị đó là vi khuẩn coliform. Cần nói 
rõ rằng các vi khuẩn coliform thuộc 4 chủng của họ Enterobacteriaceae và một số 
loài thuộc chủng Aeromonas, trong đó chỉ có Escherichia coli thuộc họ 
Enterobacteriaceae là được tìm thấy với số lượng lớn trong phân người (Cabelli, 
1983). Tổng quát, E. coli là cư dân thường trú trong hệ tiêu hóa người và động vật, 
và hầu như không được coi là mầm bệnh. 
 
I.2.3. Chất dinh dưỡng thực vật 
 
 Bảng 6 dưới đây trình bày các nguyên tố hóa học cần thiết cho sự sinh trưởng 
của thực vật. Các nguyên tố mà thực vật cần với số lượng cao được gọi là các 
nguyên tố đa lượng, phần còn lại là các nguyên tố vi lượng. 
  

Bảng 6. Các nguyên tố hóa học cần thiết cho thực vật 
 

Đa lượng Ký hiệu Vi lượng Ký hiệu 
Ôxy O Sắt Fe 
Cacbon C Mangan Mn 
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Nitơ N Đồng Cu 
Phốtpho P Kẽm Zn 
Lưu huỳnh S Boron B 
Kali K Silic Si 
Magieâ Mg Molybden Mo 
Canxi Ca Clo Cl 
  Vanañi V 
  Cobalt Co 
  Natri Na 
(Nguoàn: Odum, 1971). 
 
 Trong số các nguyên tố đa lượng, chiếm phần lớn hơn là cacbon, ôxy và 
hyđrô, vì chúng là thành phần chủ yếu của các hợp chất hữu cơ quan trọng như các 
hydratcacbon, chất béo và protein. Nitơ và phốtpho cần cho thực vật với lượng nhỏ 
hơn, và với tỷ số N/P khoảng 7:1 theo trọng lượng (OECD, 1982). Nitơ là thành phần 
chủ yếu của các protein, các axit nucleic và một số sắc tố, chẳng hạn chlorophyll. 
Phốtpho cần thiết để sản xuất phospholipid và các phân tử quan trọng cho sự sinh 
tổng hợp như adenosine triphosphate (ATP). Các nguyên tố đa lượng còn lại cần cho 
thực vật với lượng còn nhỏ hơn nữa, và hàm lượng của chúng trong nước biển và 
nước ngọt thường có thừa cho nhu cầu của thực vật nước. Cần cho thực vật với lượng 
nhỏ nhất là các nguyên tố vi lượng, trong nhiều trường hợp chỉ đóng vai trò xúc tác 
cho các phản ứng trao đổi chất, và vì đó mà không bị tiêu hao hoặc biến đổi bởi các 
phản ứng đó. 
 
 Mặc dù cacbon, ôxy và hyđrô cần cho thực vật với số lượng cao nhất, chúng 
lại sẵn sàng được hấp thu từ H2O và CO2. Rõ ràng là trong nước thì không thiếu H2O, 
còn CO2 thì là một khí có sẵn trong khí quyển và được hòa tan trong nước để cân 
bằng áp suất riêng của nó trong khí quyển. Vì lý do đó CO2 có thể được bổ sung vào 
nước từ khí quyển. Các nguyên tố khác như S, K, Mg, Ca chỉ cần với số lượng thấp 
và lại thường có sẵn trong nước tự nhiên. 
 
 Còn lại 2 nguyên tố là N và P là quyết định sự sinh trưởng của thực vật trong 
nước. Nói cách khác, chúng là các nguyên tố giới hạn sinh trưởng, tức là các nguyên 
tố vốn có trong nước ở hàm lượng thấp, mà nếu tăng hàm lượng lên thì sẽ kích thích 
sinh trưởng vượt mức. 
 
 Sự làm giàu một vực nước tự nhiên bằng các chất dinh dưỡng thực vật (chủ 
yếu là N và P) được gọi là sự phú dưỡng hóa (eutrophication). Thuật ngữ 
“eutrophication” có nguồn gốc Hy Lạp, có nghĩa đại khái là “thừa dinh dưỡng”. Quá 
trình này bắt đầu bằng sự phát triển quá mức của thực vật nước, và chấm dứt bằng sự 
biến đổi vực nước đó thành mặt đất (Gehm và Bregman, 1984). Cần nói thêm rằng 
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sự già cỗi theo thời gian dẫn đến sự biến mất của một vực nước là một hiện tượng tự 
nhiên, nhưng quá trình này vốn cần đến thời gian rất dài đến hàng chục ngàn năm, 
Thời gian đó sẽ ngắn đi rất nhiều khi vực nước bị ô nhiễm bởi chất dinh dưỡng thực 
vật. 
 
 Sự phát triển quá mức của các loài tảo là một hệ quả dễ thấy của sự phú 
dưỡng hóa. Khi đó nước sẽ có vị, có mùi, và có chất lơ lửng. Rồi các loài tảo đó chết 
đi thì sự phân hủy chúng làm tiêu hao ôxy của nguồn nước. Một hệ quả dễ thấy nữa 
của sự phú dưỡng hóa là sự phát triển quá mức của thực vật nước làm giảm lượng 
cung cấp nước và làm cản trở nhiều hoạt động của con người trên mặt nước. 
 
 Nguồn gốc chất dinh dưỡng thực vật trong nước là nước thải đô thị, nông 
nghiệp và một số ngành công nghiệp. Nước lũ chảy tràn từ đất nông nghiệp cũng 
mang theo chất dinh dưỡng vào vực nước. Thường thì phần lớn nitơ có nguồn gốc từ 
nước lũ, còn phần lớn phốtpho là từ nước thải. 
 
I.2.4. Chất hữu cơ tổng hợp 
 
 Thuốc bảo vệ thực vật và chất tẩy rửa là các chất hữu cơ tổng hợp được đưa 
vào nguồn nước với số lượng đáng kể nhất. 
 
 Thuốc bảo vệ thực vật là những chất dùng để diệt các loài địch hại của cây 
trồng. Các thuốc này gồm có thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm. Thuốc 
trừ sâu và thuốc diệt cỏ được dùng với số lượng rất lớn trong nông nghiệp, nên chúng 
được quan tâm hơn so với thuốc diệt nấm. Về hóa học thì chúng là các hợp chất hữu 
cơ clo hóa, organophosphate, các carbamate, các pyrethroid. 
 
 Thuốc diệt cỏ làm chết cỏ bằng cách can thiệp vào các quá trình sinh trưởng, 
hô hấp hay quang hợp. Alachlor và atrazine can thiệp vào quá trình quang hợp bằng 
cách chặn đứng phản ứng Hill trong dây chuyền phản ứng quang hợp. Các thuốc trừ 
sâu hữu cơ clo hóa làm tê liệt hệ thần kinh của côn trùng. DDT chẳng hạn, ảnh 
hưởng trên các cơ quan cảm thụ ngoại vi, tạo nên các xung hướng tâm mạnh dẫn đến 
sự hiếu động và co giật. Organophosphate và các carbamate thì khống chế hoạt động 
của enzym cholinesterase, vốn đóng vai trò quan trọng trong trung tâm điều khiển hô 
hấp, và con vật chết vì nghẹt thở. Các pyrethroid can thiệp vào sự dẫn truyền xung 
thần kinh và làm tê liệt con vật. 
 
 Một số thuốc bảo vệ thực vật đã được biết gây độc cho cá với liều rất thấp. 
Nhiều loại thuốc không phân hủy được, hoặc phân hủy rất chậm. Các thuốc mới có 
thể được đưa vào sử dụng mà chưa biết tác hại của chúng đối với sự sống. Một ví dụ 
thích hợp cho nhận định này là việc sử dụng chất độc màu da cam. 
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 Chất độc màu da cam (Agent Orange) là một chất khai quang mạnh, hỗn hợp 
của 2,4 dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D) và 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid 
(2,4,5 T). Tên gọi “màu da cam” là do màu sơn của thùng chứa nó (ngoài ra còn có 
các chất khai quang được gọi là “chất màu trắng” – Agent White và “chất màu 
xanh” – Agent Blue). Chất này dẫn truyền vào cây qua lớp sáp của lá cây và làm 
chết cả cây. Hơn 70 triệu lít thuốc khai quang, trong đó có chất độc màu da cam, đã 
được quân đội Mỹ rải bằng máy bay để làm trụi các cánh rừng miền Nam nước ta 
trong khoảng 1961-1970. 
 
 Sau chiến tranh ở Việt Nam, một số cựu chiến binh Mỹ mắc các bệnh ung 
thư, rối loạn hệ miễn nhiễm, rối loạn thần kinh, sinh con dị dạng mà họ cho rằng do 
trước đây họ đã tiếp xúc với chất độc màu da cam trong chiến tranh. Sau này người 
ta nói rằng chất độc màu da cam đã bị nhiễm điôxin (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-
para-dioxin) trong quá trình sản xuất 2,4,5-trichlorophenol, một nguyên liệu chính 
của chất độc màu da cam cũng như của nhiều thuốc diệt cỏ (Laws, 1993). Điôxin có 
thể là chất độc nhất mà con người từng biết. Nó có thể gây dị dạng bào thai trên các 
con vật thí nghiệm ở nồng độ thấp đến 10-100 phần tỷ tỷ. Những người cựu chiến 
binh đó chỉ là người sử dụng chất độc màu da cam, nói gì đến con người và sinh vật ở 
nhiều vùng nướùc ta vốn từng là mục tiêu sử dụng của nó. 
 
 Chất tẩy rửa rất thường gặp trong nước thải. Chúng thường gồm 2 thành phần: 
chất hoạt động bề mặt và chất làm mềm nước. Chất hoạt động bề mặt làm hạ thấp 
sức căng bề mặt của nước, và được hấp thu vào bề mặt vật rửa, thay chỗ cho chất 
bẩn. Sau khi chất bẩn đã được tách ra khỏi vật rửa, chất hoạt động bề mặt có thể 
được xả ra theo nước xả. Chất làm mềm nướùc có nhiệm vụ cách ly canxi và magiê 
trong nước cứng để chúng không cản trở chất hoạt động bề mặt. Chất hoạt động bề 
mặt khó phân hủy bởi vi sinh vật và có thể tạo bọt trong nguồn nước tiếp nhận, trong 
khi chất làm mềm nước là nguồn cung cấp phôtphat cho nguồn nước. 
 
 Chất hữu cơ tổng hợp có mặt trong nước tự nhiên là do nước lũ, chủ yếu từ đất 
canh tác nông nghiệp, nước thải đô thị và nước thải công nghiệp. 
 
I.2.5. Dầu mỏ 
 
 Chất gây ô nhiễm này có thể là đáng lưu ý nhất do những tổn thất mà nó gây 
ra cho các đại dương. Phần lớn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển trên 
biển. Sự tràn dầu ra biển do tai nạn tàu dầu hoặc do cố ý thải thường xảy ra. Ước tính 
mỗi năm có 3 triệu tấn dầu bị thải vào các đại dương từ các nguồn được trình bày 
trong Bảng 7. 
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Bảng 7. Ước tính khối lượng dầu mỏ thải vào các đại dương 
 

 Khối lượng (triệu tấn/năm) 
Nguồn thải Trong khoảng Chính xác nhất 

 
Tự nhiên 

  

  Rò rỉ từ đáy biển 0,02 – 2,0 0,2 
  Rửa trôi từ trầm tích 0,005 – 0,5 0,05 
  Cộng do tự nhiên 0,025 – 2,5 0,25 
Sản xuất dầu trên bờ biển 0,04 – 0,06 0,05 
Vận chuyển   
  Hoạt động tàu dầu 0,4 – 1,5 0,7 
  Rửa tàu 0,02 – 0,05 0,03 
  Đường ống trên biển 0,01 – 0,03 0,02 
  Xả cặn và nhiên liệu 0,2 – 0,6 0,3 
  Tai nạn tàu dầu 0,3 – 0,4 0,4 
  Tai nạn không phải tàu dầu 0,02 – 0,04 0,02 
  Cộng do vận chuyển 0,95 – 2,62 1,47 
Khí quyển 
 

0,05 – 0,5 0,3 

Thải từ công nghiệp  
  Chất thải đô thị 0,4 – 1,5 0,7 
  Nhà máy lọc dầu 0,06 – 0,6 0,1 
  Công nghiệp khác 0,1 – 0,3 0,2 
  Nước lũ thành thị 0,01 – 0,2 0,12 
  Nước lũ từ sông ngòi 0,01 – 0,5 0,04 
  Thải cố ý vào biển 0,005 – 0,02 0,02 
  Cộng do thải từ công nghiệp 0,585 – 3,12 1,18 
Tổng cộng 2 – 9 3 

 
(Nguồn: National Research Council, 1985). 
 
 Dầu mỏ thiên nhiên rất phức tạp về mặt hóa học. Nó gồm hàng ngàn phân tử 
hữu cơ khác nhau. Dầu thô lấy lên từ các mỏ khác nhau trên thế giới cũng khác nhau 
nhiều về thành phần hóa học. Tổng quát, dầu gồm các hyđrôcacbon, cùng với các 
hợp chất khác chứa lưu huỳnh, nitơ, ôxy và một hàm lượng nhỏ các kim loại như 
niken, vanađi và sắt. Các hyđrôcacbon chính trong dầu là các ankan, xycloankan và 
hyñroâcacbon thôm. 
 
 Sản phẩm của công nghệ lọc dầu thông thường là xăng, dầu diesel, dầu hỏa, 
naptha, dầu cặn được sản xuất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn hoặc phương 
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pháp cracking. Về mặt chất thải thì chúng không đáng lưu ý bằng dầu bôi trơn, vì 
dầu bôi trơn, còn gọi là nhớt, là loại dầu được thải bỏ sau sử dụng. 
 
 Tác hại của dầu chủ yếu là trên các sinh vật sống trong nước, hoặc trên mặt 
nước. Tác hại này có hai mặt: bên ngoài và bên trong. Bên ngoài, dầu bám vào lông 
chim hoặc bao phủ các sinh vật trong vùng nước triều lên xuống như  các loài sò ốc, 
làm chết chúng. Bên trong, dầu ngăn cản sự trao đổi chất và làm rối loạn nhiều chức 
năng của sinh vật. Tác hại thứ hai này liên quan đến các hyđrôcacbon thơm, các 
xycloankan, olefin, và ankan. 
 
 Vận chuyển dầu trên biển chỉ là một nguồn thải dầu vào nước tự nhiên. Các 
nguồn đáng kể khác bao gồm chất thải từ nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu và các 
ngành công nghiệp khác. 
 
I.2.6. Hóa chất vô cơ và chất khoáng 
 
 Thuộc loại này là các muối vô cơ, axit vô cơ và các hợp chất kim loại. Chất 
gây ô nhiễm loại này chủ yếu làm tăng độ mặn, độ axit và độ độc của nước tự nhiên. 
 
 Muối vô cơ là một thành phần quan trọng của nhiều loại nước thải công 
nghiệp. Các muối này là sản phẩm của sự trung hòa axit-baz, được tiến hành nhiều 
trong công nghiệp luyện kim và công nghiệp hóa chất. Ở các nước phương Tây, muối 
ăn được dùng nhiều để làm tan băng trên đường giao thông vào mùa Đông, từ đó 
muối đi vào các vực nước. Độ mặn của nước mặt tăng lên do muối làm hạn chế 
nhiều mục đích sử dụng của con người và có thể gây tổn thương cho đời sống sinh vật 
nước. 
 
 Tại những mỏ than lộ thiên, quặng than chứa lưu huỳnh (chủ yếu dưới dạng 
pyrit sắt FeS2) tiếp xúc với không khí và nước, tạo thành axit sunphuric. Công nghiệp 
mỏ cũng như một số công nghiệp khác cũng dùng một khối lượng lớn axit để làm 
sạch các ôxyt và dầu mỡ trên bề mặt kim loại. Độ axit của nguồn nước tiếp nhận 
tăng lên gây tổn thương sinh vật nước, ăn mòn các kết cấu tiếp xúc với nước và làm 
giảm chất lượng đất nông nghiệp. 
 
 Các kim loại độc nhất, tồn tại lâu nhất và với số lượng lớn nhất là thủy ngân 
(Hg), chì (Pb), cadimi (Cd), crôm (Cr), và niken (Ni). Những kim loại này tích tụ 
trong cơ thể sinh vật một thời gian rất dài và gây ngộ độc từ từ. Bởi vì độc tính của 
các kim loại này đã được biết từ lâu, hàm lượng của chúng trong nước tự nhiên phải 
được giới hạn, như ví dụ ở Bảng 8 sau đây. 
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Bảng 8. Hàm lượng tối đa cho phép của các kim loại trong nước tự nhiên 
vì sức khỏe con người 

 
  Hàm lượng tối đa 

Kim loại Ký hiệu mg/m3 µmol/m3 
 
Thủy ngân 

 
Hg 

 
0,144 

 
0,72 

Chì Pb 5 24 
Cadimi Cd 10 89 
Selen Se 10 127 
Tali Tl 13 64 
Niken Ni 13,4 228 
Bạc Ag 50 464 
Mangan Mn 50 910 
Croâm Cr 50 962 
Saét Fe 300 5372 
Bari Ba 1000 7281 

 
(Nguoàn: Environmental Protection Agency, 1987). 
 
 
 Thủy ngân được sử dụng cho nhiều mục đích, đáng kể có pin, sản xuất clo và 
sút, sơn và dụng cụ điện. Chì thì dùng trong ắc quy, đạn dược và viễn thông. Cadimi 
và niken cũng được dùng trong ắc quy. 
 
 Các kim loại nặng đưa vào nước chủ yếu xuất phát từ các công nghiệp hóa 
chất, bởi vì hoặc là người ta sản xuất chúng, hoặc là các hợp chất của chúng được sử 
dụng trong nhiều phản ứng quan trọng trong quá trình sản xuất hóa chất. 
 
I.2.7. Cặn bùn 
 
 Loại này bao gồm bùn đất và chất khoáng bị nước lũ đưa vào các vực nước. 
Cặn bùn có thể làm giảm thể tích vực nước, làm chết sinh vật nước, cản trở quang 
hợp trong nước và làm hư hại các công trình thủy. 
 
 Cặn bùn có thể coi như một chất gây ô nhiễm không do con người tạo ra. Tuy 
nhiên, con người đóng góp nhiều vào sự hình thành cặn bùn do 3 hoạt động. Thứ nhất 
là phát triển nông nghiệp, thứ hai là khai mỏ và thứ ba là phá rừng. Ba hoạt động 
này làm tăng sự xói mòn tự nhiên của mặt đất. 
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I.2.8. Chất phóng xạ 
 
 Những nguyên tử của cùng một nguyên tố mà hạt nhân có chứa số lượng 
neutron khác nhau gọi là những đồng vị. Các đồng vị thông thường của một nguyên 
tố thì thường không có tính phóng xạ. Tuy vậy, tất cả các nguyên tố đều có  ít nhất 
một đồng vị phóng xạ. Ví dụ, trong 3 đồng vị của hyđrô, 1H và 2H thì không, nhưng 
3H là một đồng vị phóng xạ. Sự phân rã của một đồng vị phóng xạ có tính xác suất. 
Tính xác suất đó được biểu thị bằng chu kỳ bán rã, là thời gian mà một nửa số 
nguyên tử của một đồng vị nào đó có khả năng phân rã hết. 
 
 Khi một đồng vị phân rã thì nó phát ra các hạt alpha, hạt beta và các tia 
gamma. Hạt alpha gồm 2 proton và 2 neutron. Hạt beta có khối lượng đồng nhất với 
khối lượng electron và mang điện. Nếu nó mang điện âm, nó là electron. Nếu mang 
điện dương, nó được gọi là positron. Các tia gamma là bức xạ điện từ, tương tự như 
sóng radio, ánh sáng thấy được và X quang, chỉ khác ở chỗ tia gamma mang nhiều 
năng lượng hơn. 
 
 Khi xuyên qua vật chất, tia phóng xạ tương tác với các nguyên tử và phân tử 
của vật chất đó, bứt các nối hóa học để tạo thành các cặp ion dương và âm, và các 
gốc tự do. Các ion và gốc tự do này sau đó kết hợp lại để thành các thành phần hóa 
học vốn không có trong vật chất đó. Trong cơ thể sinh vật, tia phóng xạ có thể tác 
dụng với các enzym, các axit nucleic hoặc các thành phần hóa học khác, dẫn tới việc 
phá hủy tế bào hay làm cho tế bào hoạt động không bình thường. Bệnh bạch cầu và 
bệnh ung thư nằm trong số các bệnh gây ra do tia phóng xạ. 
 
 Bởi vì nhiều chất phóng xạ hoạt động về mặt hóa học rất giống với những 
nguyên tố thiết yếu như cacbon, phốtpho hay iốt, chúng được cơ thể sử dụng như 
những chất đó. Các chất phóng xạ có tính nguy hiểm ngay ở những liều rất thấp khi 
chúng ở trong nước, và tính chất nguy hiểm đó tồn tại rất lâu do nhiều chất phóng xạ 
có chu kỳ bán rã đến hàng chục ngàn năm. Một số chất phóng xạ nguy hiểmcho sức 
khỏe con người được liệt kê ở Bảng 9 dưới đây. 

 
Bảng 9. Các chất phóng xạ nguy hiểm cho sức khỏe con người 

 
Đồng vị Chu kỳ bán rã Lý do 

 3H 12,3 năm Cótính hóa học giống hyđrô; được cơ thể hấp thu 
khi ở trong nước 

 14C 5,8x104 năm Cótính hóa học giống cacbon; tích tụ theo dây 
chuyền thức ăn 

 32P 14,3 ngày Cótính hóa học giống phốtpho; tập trung trong 
xương 

 90Sr 28 năm Cótính hóa học giống canxi; tập trung trong xương 
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 129I 1,7x107 năm Cótính hóa học giống iốt; tập trung trong tuyến 
giáp 

 131I 8,05 ngày Cótính hóa học giống iốt; tập trung trong tuyến 
giáp 

 137Cs 30 năm Cótính hóa học giống kali; có mặt trong toàn cơ thể 
 226Ra 1,6x103 năm Cótính hóa học giống canxi; tập trung trong xương 
 238U 4,5x109 năm Được hít vào như bụi; tập trung trong phổi và thận 
 239Pu 2,4x104 năm Được hít vào như bụi; tập trung trong phổi 
 222Rn 3,8 ngày Được hít vào như bụi; tập trung trong phổi 
(Nguồn: Laws, 1993). 
 
 Các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ cho nước tự nhiên gồm có 
khai thác và chế biến quặng phóng xạ, thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và sản xuất điện 
hạt nhân. Một nguồn nhỏ hơn là việc sử dụng chất phóng xạ trong y học, công 
nghiệp và nghiên cứu khoa học. Rò rỉ chất phóng xạ do tai nạn ở nhà máy điện hạt 
nhân hoặc tàu ngầm hạt nhân là nguy cơ lớn nhất khiến cho chất phóng xạ được đưa 
vào môi trường nước tự nhiên. 
 
I.2.9. Nhiệt 
 
 Nhiệt có vẻ không phải là chất gây ô nhiễm, vì nhiệt không phải là vật chất, 
mà là một trạng thái vật lý. Tuy nhiên, bởi vì sự tăng nhiệt độ nước tự nhiên thực sự 
gây ô nhiễm nước, nên cần phải kể đến nhiệt lượng ở đây. 
 
 Nguồn chính làm gia tăng nhiệt độ của một nguồn nước là từ nước làm mát sử 
dụng trong công nghiệp, mà đáng kể nhất là công nghiệp nhiệt điện. Nước làm mát 
chảy ra từ một nhà máy thường có nhiệt độ cao hơn nguồn nước tiếp nhận nó khoảng 
10 oC (Trivedi và Raj, 1992). Hình 3 dưới đây mô tả sơ đồ một hệ thống làm mát 
trong nhà máy nhiệt điện. 
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Hình 3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống làm mát ở nhà máy nhiệt điện 
 
 Nhiệt lượng thêm vào nguồn nước tự nhiên làm tăng nhiệt độ nước và làm 
thay đổi các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của nước. Một số tác hại từ việc 
này có thể kể là làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan, tăng tốc các phản ứng hóa học 
trong nước, và làm chết sinh vật nước. 
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CHƯƠNG II 
HỆ QUẢ CỦA SỰÏ Ô NHIỄM NƯỚC 

 
 Trước hết, sự ô nhiễm nước tác động trực tiếp lên sức khỏe con người. Tác 
động này có thể biểu hiện theo 3 cách: (1) qua da do các hoạt động tiếp xúc với 
nước, (2) qua miệng do uống nước, và (3) qua sự tiêu thụ tôm cá và những sinh vật 
sống trong nước. Kế tiếp, sự ô nhiễm nước làm giảm trữ lượng nước cần thiết cho nhu 
cầu sống. Ngay từ năm 1977 đã có một tỷ rưỡi người thiếu nước sạch để uống. Hội 
nghị Liên hiệp quốc về Tài nguyên Nước năm 1978 đã khẳng định nước sạch là nhu 
cầu chính cho sự thịnh vượng của thế giới trong tương lai (Esch, 1978). 
 
 Đó mới chỉ là một mặt của vấn đề. Mặt thứ hai, trầm trọng hơn nhiều, là tác 
động đến toàn bộ sự sống. Rõ ràng nước là thành phần chủ yếu của sự sống, nó 
chiếm khoảng 80% khối lượng chất nguyên sinh của hầu hết sinh vật (Camp 
vàMeserve, 1974). Đồng thời nước là thành phần của những hệ thống phứùc tạp về 
mặt vật lý, hóa học và sinh học mà ta gọi là các hệ sinh thái nước. 
 

Bởi vì “sinh thái” là một thuật ngữ đang được dùng nhiều, mà không phải lúc 
nào cũng được dùng đúng, nên ở đây có lẽ cần nói thêm một cách đơn giản rằng sinh 
thái là hình thức của sự sống, hệ sinh thái là tập hợp các vật sống trong mối quan hệ 
với nhau và với môi trường trong đó chúng sống. Trong những mối quan hệ về cách 
sống giữa các vật sống, có những cách sống dựa vào nhau (cộng sinh và ký sinh), 
nhưng cách sống phổ biến nhất vẫn là sống bằng cách ăn lẫn nhau (quy luật nghiệt 
ngã thay!), kể cả ăn xác chết nhưng thường là ăn vật sống. Các vật sống không ăn ai 
cả gọi là các sinh vật sản xuất sơ cấp, chúng sống bằng chất vô cơ. Sinh vật sản xuất 
sơ cấp bị ăn bởi sinh vật tiêu thụ cấp 1, sinh vật tiêu thụ cấp 1 bị ăn bởi sinh vật tiêu 
thụ cấp 2, và cứ thế tiếp diễn thành một dây chuyền, gọi là dây chuyền thức ăn. 
Người luôn luôn là sinh vật tiêu thụ cuối cùng, bởi vì người không bị loài nào ăn, 
không kể một số rất ít trường hợp ngoại lệ (ví dụ bị cọp ăn!). 

 
Hệ sinh thái nước, cũng như các hệ sinh thái khác, có tính tự tái sinh, tự hoàn 

thiện và hầu như tự nuôi dưỡng. Tình trạng xâm nhập của những chất gây ô nhiễm 
vào các hệ sinh thái nước là một sự xáo trộn có khả năng kích hoạt hàng loạt những 
biến đổi sinh hóa, dẫn tới sự mất cân bằng. Dĩ nhiên sau đó cân bằng mới của hệ sẽ 
được tự động thiết lập, nhưng cân bằng mới này không đáng mong muốn, vì nó chứa 
những tổn thất của sự sống nhiều hơn so với cân bằng trước đó. Hệ quả mà con người 
phải gánh chịu là số lượng cá thể và số lượng giống loài ngày càng ít đi mà đáng 
quan tâm hơn cả là những giống loài có ích mà loài người đã quen thụ hưởng, dưới 
hình thức vật chất (thức ăn, vật dụng) hay tinh thần (vẻ đẹp, nguồn cảm hứng). 
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 Có thể phân chia những hệ quả của sự ô nhiễm nước trên các hệ sinh thái 
thành 4 nhóm: (1) sự cạn kiệt ôxy, (2) sự phú dưỡng hóa, (3) sự tổn thương sinh học, 
và (4) sự bồi lắng. 
 
II.1. Cạn kiệt ôxy 
 
 Không có ôxy hòa tan thì toàn bộ sinh vật bậc cao cũng như vi sinh vật hiếu 
khí trong các hệ sinh thái không thể sống được. Những chất gây ô  nhiễm như dầu, 
nhiệt năng, chất rắn lơ lửng, chất thải hữu cơ và một số chất thải vô cơ đã được biết 
là làm giảm lượng ôxy có trong nguồn nước. Những chất trên có thể gây suy giảm 
ôxy bằng cách làm giảm cường độ quang hợp trong nước, làm giảm tính hòa tan của 
ôxy trong nước, ngăn cản sự khuếch tán ôxy từ khí quyển vào nước, và tăng cường 
hoạt động tiêu thụ ôxy của các vi sinh vật hiếu khí trong nước. 
 
II.1.1. Giảm cường độ quang hợp 
 
 Cường độ quang hợp trong nước có thể bị làm suy giảm theo hai cách: ngăn 
chặn ánh sáng vào nước và giết chết sinh vật quang hợp trong nước. Sự xuyên thấu 
của ánh sáng vào nước bị giảm đi do chất rắn lơ lửng hoặc chất thải có màu sậm. 
Thiếu ánh sáng làm giảm sự sản sinh ôxy thông qua hoạt động quang hợp và cũng 
làm giảm số lượng sinh vật quang hợp. Trong khi đó, số lượng các sinh vật này còn bị 
giảm đi do thủy ngân và nhiều thuốc bảo vệ thực vật vốn có khả năng tiêu diệt thực 
vật phiêu sinh. 
 
II.1.2. Giảm tính hòa tan của ôxy 
 
 Tính hoà tan của ôxy trong nước là một hàm của nhiệt độ. Ở áp suất 1 atm và 
độ mặn 0 ppt, mức bão hòa của ôxy trong nước là 14,6 mg/L ở 0oC, trong khi mức 
này chỉ đạt  6,41 mg/L ở 40oC (Metcalf & Eddy Inc., 1991). Sự tăng nhiệt độ nước 
làm giảm tính hòa tan của ôxy trong nước, do phân tữ ôxy dễ thoát ra khỏi nước hơn 
khi nó chuyển động với cường độ cao hơn. 
 
II.1.3. Giảm sự khuếch tán ôxy 
 
 Điều này gây ra bởi các vật chắn nằm ở mặt tiếp giáp nước – không khí, làm 
cho ôxy trong khí quyển không khuếch tán vào nước được. Vật chắn hiệu quả nhất là 
dầu (Gourlay, 1988). Dầu tạo thành tấm màn chắn ngăn cách nước khỏi nguồn ôxy 
quan trọng nhất của nó là khí quyển. 
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II.1.4. Tăng nhu cầu ôxy 
 
 Nhu cầu ôxy của nước tăng lên chủ yếu do sự có mặt của chất thải hữu cơ. 
Khi ở trong nước, chất thải hữu cơ bị phân hủy thành các thành phần của nó thông 
qua hoạt động của vi sinh vật. Đầu tiên, các vi khuẩn hiếu khí làm việc này và do đó 
tiêu thụ nhiều ôxy. Khối lượng chất thải hữu cơ càng cao thì lượng ôxy bị mất đi càng 
lớn. Nếu chất thải tiếp tục được cho vào nước, trạng thái cuối cùng của nước là hoàn 
toàn không có ôxy. Các sinh vật bậc cao sẽ không sống được trong nước đó. 
 
 Một số chất vô cơ như các muối sắt và các sunphua cũng làm tiêu hao ôxy 
hòa tan (Gray, 1989). Trong nước các chất này tiêu thụ ôxy để tiến hành các phản 
ứng ôxy hóa. 
 
II.2. Phú dưỡng hóa 
 
 Như đã nói ở Chương I, phú dưỡng hóa vốn là một hiện tượng tự nhiên cần 
đến hàng chục ngàn năm để hoàn tất. Sự lão hóa tự nhiên này đi kèm với một sự 
tăng dần hàm lượng chất dinh dưỡng trong nước, sự chuyển dần trạng thái lớp bùn 
lắng thành lớp nền đáy, và sự thay thế liên tiếp các quần thể động vật và thực vật. 
Khi quá trình này xảy ra do sự ô nhiễm nước, đôi khi được gọi là phú dưỡng hóa 
nhân tạo, nó có thể hoàn tất trong quãng thời gian đời người. 
 
 Thường thì trong một vực nước có sự cân bằng giữa số lượng động vật tiêu thụ 
và thực vật cung cấp thức ăn (Dugan, 1972). Chất dinh dưỡng thặng dư trong nguồn 
nước sẽ kích thích sự sinh trưởng và phát triển của quần thể thực vật. Số lượng các 
sinh vật tiêu thụ không tăng lên kịp, một khối lượng thực vật sẽ không bị ăn. Lượng 
thực vật này sẽ chết đi và bổ sung một lượng vật chất cho đáy vực nước. Điều này lại 
làm tiêu hao ôxy trong nước và vì thế lại càng hạn chế số lượng động vật tiêu thụ. 
Vực nước sẽ ngày càng cạn hơn, nóng hơn, và giàu chất dinh dưỡng hơn. Thực vật 
dần dần phát triển trên đáy vực nước và ngày càng chiếm nhiều chỗ. Vực nước biến 
thành đầm lầy và sau cùng thành mặt đất. 
 
 Trong một số trường hợp, phú dưỡng hóa bị tăng tốc bởi một số loài thực vật 
mới, phát triển do tình trạng giàu dinh dưỡng bất thường. Các loài này thường chiếm 
ưu thế hơn các loài đặc hữu. Động vật không tiêu thụ được chúng nên bị giảm số 
lượng. Cuối cùng chúng sẽ lấn chiếm toàn bộ vực nước (Wilber, 1969). 
 
II.3. Tổn thương sinh học 
 
 Tổn thương sinh học là kết quả của các tác động hoặc trực tiếp hay gián tiếp 
giết chết sinh vật, hoặc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh vật. Chất gây ô nhiễm 



 

 25 

có thể can thiệp vào các hoạt động chuyển hóa hay sinh lý, hoặc khả năng di truyền 
hay sinh sản theo những cách thức có thể đe dọa sự tiếp nối của một quần thể trong 
nước tự nhiên. Một số chất gây ô nhiễm có thể không giết chết sinh vật, nhưng tích 
tụ trong các mô của nó để sau cùng gây tác hại trên sinh vật tiêu thụ nó (Mason, 
1996). 
 
 Những chất chính gây tổn thương sinh học là các hydrocacbon clo hóa, các 
kim loại nặng, nhiệt năng, chất phóng xạ và mầm bệnh. 
 
II.3.1. Tác hại của các hydrocacbon clo hóa 
 
 Tích lũy sinh học là sự tăng hàm lượng của một chất trong cơ thể khi chất đó 
chuyển đổi lên từ sinh vật này sang sinh vật khác theo dây chuyền thức ăn. Hiện 
tượng này được biết rất rõ trong trường hợp DDT. Là một hydrocacbon clo hóa, DDT 
rất ít tan trong nước nhưng tan rất mạnh trong mô chất béo của sinh vật. Tảo hấp thu 
DDT và tích lũy DDT trong chất béo của chúng ở hàm lượng tính bằng phần triệu. 
Sinh vật tiêu thụ cấp đầu tiên là động vật phiêu sinh, mỗi con ăn hàng trăm đến hàng 
ngàn tế bào tảo trong đời nó, và tích lũy DDT trong cơ thể tính bằng chục phần triệu. 
Sinh vật tiêu thụ cấp thứ hai là loài ăn động vật phiêu sinh sẽ tích lũy DDT với hàm 
lượng cao hơn và khi DDT lên đến sinh vật tiêu thụ sau cùng, nồng độ của nó có thể 
ở mức độc hại. Tích lũy sinh học đã được biết là nguyên nhân của hàm lượng DDT 
cao trong sữa mẹ (Novotny và Olem, 1994). 
 
 Các hydrocacbon clo hóa khác như aldrin, dieldrin, benzen hexaclorua, v.v. có 
thể đi lên theo dây chuyền thức ăn theo cách tương tự. Một nhóm hydrocacbon clo 
hóa khác, các chất PCB (polychlorinated biphenyl) cũng được tích lũy bằng con 
đường sinh học qua dây chuyền thức ăn. 
 
 Các hydrocacbon clo hóa đã được biết là nguyên nhân của những bất thường 
sinh học như trứng mỏng vỏ và dị dạng bẩm sinh ở loài chim. Chúng cũng gây ra các 
khối u lành tính và ác tính ở nhiều cơ quan của sinh vật (Nemerow, 1991). 
 
II.3.2. Tác hại của kim loại nặng 
 
 Trong số các kim loại nặng, thủy ngân đứng đầu về độc tính. Thủy ngân kim 
loại coi như không độc, nhưng khi vào nước (đặc biệt là nước có chứa chất thải hữu 
cơ), nó có thể được biến đổi thành methyl thủy ngân tan trong nước, và ở dạng này 
nó rất độc. Methyl thủy ngân được tích lũy sinh học bởi các sinh vật nước, và khi vào 
cơ thể người nó gây mù, điếc, bệnh tâm thần và gây tử vong. 
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 Các kim loại nặng khác như chì, asen, cadimi, crôm, niken đều có thể gây tổn 
thương sinh học cho sinh vật nước và cho người theo nhiều cách khác nhau. Trong 
Bảng 10 có liệt kê một số tác hại bệnh lý gây ra do kim loại nặng trong thực phẩm. 
 

Bảng 10. Tác hại bệnh lý học do kim loại nặng 
 

Kim loại Tác hại bệnh lý 
  
Thủy ngân Đau bụng, đau đầu, tiêu chảy, thiếu máu, đau ngực. 
Chì Thiếu máu, nôn mửa, chán ăn, co giật, tổn thương thùy 

não, gan và thận. 
Asen Rối loạn tuần hoàn ngoại biên, rối loạn tâm thần, xơ 

gan, ung thư phổi, loét dạ dày tá tràng, tổn thương thận. 
Cadimi Tiêu chảy, chậm phát triển, biến dạng xương, tổn thương 

thận, teo dịch hoàn, thiếu máu, tổn thương hệ thần kinh 
trung ương. tổn thương gan, tụt huyết áp. 

Đồng Tụt huyết áp, tăng urê huyết, hôn mê, sốt gián đoạn. 
Bari Tiết nước bọt nhiều, nôn mửa, tiêu chảy, tê liệt, đau 

bụng. 
Kẽm Nôn mửa, tổn thương thận, vọp bẻ. 
Selen Tổn thương thận, gan, lá lách, sốt, căng thẳng, nôn mửa, 

hạ huyết áp, mù. 
Crôm Viêm cầu thận, loét dạ dày tá tràng, tổn thương hệ thần 

kinh trung ương, ung thư. 
Coban Tiêu chảy, hạ huyết áp, kích thích phổi, biến dạng 

xương, tê liệt. 
(Nguồn: Chhatwal và cộng sự, 1989). 
 
II.3.3. Tác hại của nhiệt 
 
 Nhiệt gây ảnh hưởng đến sự sống dưới nước bằng cách làm giảm tính hòa tan 
của ôxy (đã nói ở trên). Nhiệt còn làm giảm tính thích ứng của sinh vật với những 
điều kiện môi trường. Ví dụ, cá chép ở 1 oC có thể chịu được nồng độ CO2 cỡ 120 
mg/L, trong khi ở 36 oC, nồng độ CO2 ở mức 55-56 mg/L là đủ gây chết (Jones, 
1964). 
 
 Một tác hại nữa của nhiệt độ cao là ảnh hưởng trên sự sinh sản. Nhiều sinh 
vật trong nước có xu hướng sinh đẻ sớm hơn khi nhiệt độ nước tăng lên. Điều này 
làm chết các sinh vật mới đẻ, vì thức ăn cho chúng không có sẵn nếu không đúng 
mùa. 
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II.3.4. Tác hại của chất phóng xạ 
 
 Chất phóng xạ trong nước thường không đủ liều để gây chết. Tuy nhiên, 
chúng được tích lũy bằng con đường sinh học theo dây chuyền thức ăn, và gây nhiều 
bệnh. Stronti – 90 có thể cho ta một thí dụ về các loại bệnh gây ra do chất phóng xạ. 
Đồng vị này có tính hóa học giống canxi. Con người hấp thu nó qua đường thức ăn, 
và nó tích tụ trong xương và răng. Sự có mặt của stronti – 90 ở lớp ngoài của xương 
làm giảm mạnh sự sản xuất hồng cầu, gây nên thiếu máu và các biến chứng trầm 
trọng khác (Chhatwal et al, 1989). 
 
II.3.5. Tác hại của mầm bệnh 
 
 Các mầm bệnh gồm có vi khuẩn, động vật nguyên sinh và virus gây bệnh, 
như đã được nói đến trong Chương I. Một số bệnh đã được biết rõ là được truyền đi 
qua nước ô nhiễm, đó là các bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella, thương hàn do 
Salmonella, dịch tả do Vibrio, lỵ amíp do Endamoeba, sốt bại liệt và viêm gan siêu vi 
do 2 virus (Camp và Meserve, 1974). Danh sách này còn dài, bởi vì nhiều bệnh 
đường hô hấp và đường tiêu hóa cũng được lây nhiễm qua nước, đồng thời ngày càng 
có thêm các virus gây bệnh mới được biết như Coxsackie, Ebola và ECHO. 
 
 Ở đây có lẽ cần nói thêm rằng không phải chỉ có uống nước ô nhiễm mới mắc 
bệnh. Sử dụng nước dưới các hình thức khác như bơi lội hay làm việc với nước cũng 
có nguy cơ mắc bệnh. Ngược lại, không phải tắm trong một dòng suối, uống nước từ 
một hồ hay bơi trên biển có chứa mầm bệnh có thể làm cho người ta mắc bệnh ngay. 
Thường thì một người phải tiếp xúc với mầm bệnh, mầm bệnh đó phải đi vào cơ thể 
với số lượng đủ để vượt qua cơ chế miễn nhiễm của người đó, mới có thể gây bệnh. 
Chỉ trong những điều kiện đặc biệt, sự lây nhiễm mới có thể được thực hiện chỉ qua 
một virus, một động vật nguyên sinh hay một con giun sán nào đó, còn thông thường 
đối với vi khuẩn thì số lượng cá thể đủ để lây nhiễm khi đưa vào cơ thể người nằm 
trong khoảng từ 100 cho đến 100 triệu, tùy theo loài (Majeti và Clark, 1981). 
 
II.4. Bồi lắng 
 
 Ngoài sự giảm sút mật độ sinh vật quang hợp do nước đục đã được nói ở phần 
trên, cặn bùn còn có thể làm nghẹt mang cá, làm mất nơi đẻ trứng và làm trứng của 
nhiều loài bị nghẹt thở và như vậy là làm giảm số lượng trong quần thể, đặc biệt là 
các loài thân mềm. 
 
 Tác dụng bồi lắng của cặn bùn còn tạo nên lụt lội, giảm trữ lượng nước, cản 
trở giao thông thủy và thủy lợi. Có lẽ tác hại lớn nhất của nó là phá hủy các vùng 
ngập mặn (Nemerow, 1991). 
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 Các vùng ngập mặn có tính sống còn về kinh tế cũng như về sinh thái đối với 
vùng ven biển. Chúng đóng nhiều vai trò quan trọng như làm vùng đệm chống bão, 
chống xói mòn, ngăn bùn, và làm bể ôxy hóa để phân hủy các chất ô nhiễm trước 
khi chúng được đưa ra biển. Các hệ sinh thái nơi đây cực kỳ phong phú. Cặn bùn quá 
nhiều trong nước có thể lấp các đầm ngập mặn và trực tiếp làm giảm sức sản xuất 
của nhiều vùng ven biển. 
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CHƯƠNG III 
SỰ Ô NHIỄM NƯỚC NGỌT 

 
 Dù nước ngọt chỉ chiếm một phần nhỏ trong lượng nước trên trái đất, tầm 
quan trọng của nó lớn hơn hết, do nó là nguồn cung cấp nước rẻ nhất và thuận lợi 
nhất của con người. Nước ngọt trên trái đất có 3 hình thái tồn tại: nước chảy (sông 
ngòi), nước lặng (ao hồ) và nước ngầm. 
 
III.1. Sông ngòi 
 
 Nước chảy là một thành phần của chu trình nước, nó gồm tất cả nước trong 
đất liền mà toàn bộ vực nước luôn chuyển động theo một hướng nhất định. Sông suối 
và kênh rạch đều thuộc hình thái này. Một cách tổng quát, các hệ thống nước chảy 
được hình thành từ mưa rơi trên những vùng đất cao. Dòng chảy của nước mưa có 
khuynh hướng tụ lại ở những vùng thấp hơn dưới dạng các con lạch, được tập trung 
lại thành suối. Khi dòng nước suối chảy liên tục, nó bào mòn bề mặt đáy và tiếp xúc 
với nước ngầm. Dòng chảy trở thành thường trực nhờ vào nguồn cung cấp nước từ 
các mạch nước ngầm. Khi các con suối, được tạo thành theo cách vừa nói, tập hợp lại 
thành một dòng chảy lớn hơn thì chiều dài, độ sâu và khối lượng nước của dòng chảy 
đó khiến cho nó được gọi là một con sông. 
 
III.1.1. Đặc tính của sông ngòi 
 
 Bề mặt đáy của một con sông thường là đá, sỏi, cát hay bùn. Ở vùng thượng 
lưu có độ dốc cao, dòng chính của con sông được tạo thành bởi nhiều dòng suối nhỏ 
hơn. Ở vùng trung lưu có độ dốc trung bình, dòng nước ngày càng lớn hơn và con 
sông trở nên uốn lượn ngày càng nhiều. Tùy theo địa hình, con sông có thể rộng và 
cạn hoặc có thể hẹp và sâu. Vùng hạ lưu là nơi có độ dốc thấp hoặc không dốc. Tại 
đây bờ sông không còn được phân biệt rõ ràng nữa vì nó tiếp xúc với các đầm lầy. 
Tại vị trí cửa  sông, dòng chảy của con sông trở nên có hai hướng đối lập do ảnh 
hưởng của thủy triều. 
 
 Sự sống trong một con sông, căn cứ vào trạng thái chuyển đổi năng lượng, có 
thể xếp vào 4 mức: các sinh vật phân hủy, các sinh vật sản xuất sơ cấp, các sinh vật 
ăn thực vật, và các sinh vật ăn động vật. Sinh vật phân hủy chủ yếu là vi khuẩn và 
nấm, nhưng cũng bao gồm một số loài thân mềm. Sinh vật sản xuất sơ cấp gồm có 
tảo và thực vật nước, trong đó tảo là nguồn thức ăn quan trọng nhất đối với các sinh 
vật khác trong nước. Sinh vật ăn thực vật rất đa dạng, bao gồm từ động vật nguyên 
sinh cho đến các loài cá. Sinh vật ăn thịt cũng bao gồm nhiều ngành động vật. 
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 Chu kỳ sinh sản của sinh vật trong nước sông có khác biệt lớn. Có loài sinh đẻ 
hai lần một ngày, có loài một lần hằng tuần, có loài mỗi năm một lần. So với sinh 
vật trên mặt đất, chúng có tuổi thọ tương đối ngắn hơn và tốc độ sinh sản cao hơn 
(Patrick, 1972). Bởi vì tuổi thọ ngắn và tốc độ sinh sản cao, kích thướùc các quần thể 
có khả năng biến đổi lớn trong một thời gian ngắn do ảnh hưởng của việc thay đổi 
các yếu tố môi trường sống. 
 
 Chất dinh dưỡng có nguồn gốc vật chất hữu cơ như lá cây, xác động vật khi 
được đưa vào nước sông có khuynh hướng thực hiện các chu kỳ chuyển hóa kéo dài 
theo dòng nước. Một khi có mặt trong con sông, các vật chất hữu cơ có thể được tiêu 
thụ ngay bởi sinh vật, hay có thể bị phân hủy bởi vi sinh vật. Sau khi bị phân hủy, 
chất dinh dưỡng trong dạng vô cơ trôi theo dòng và được hấp thu bởi thực vật dưới 
dòng. Chúng lại trở thành vật chất hữu cơ và được tiêu thụ bởi động vật tại đó. Qua 
sự phân rã xác chết và sự thải của động vật, chất dinh dưỡng lại đi xa hơn nữa xuôi 
dòng dưới dạng vô cơ. Cứ như vậy, chất dinh dưỡng thực hiện chu kỳ chuyển hóa 
nhiều lần dọc theo dòng sông, cung cấp nguồn dinh dưỡng cho nhiều quần thể động 
vật, thực vật và vi sinh vật trước khi được mang ra biển, nơi đó chất dinh dưỡng đi 
vào dây chuyền thức ăn trong biển. 
 
 Bởi vì hầu hết các con sông đều không quá sâu và luôn xáo trộn do dòng 
chảy, nước sông chịu ảnh hưởng nhiều của nhiệt độ khí quyển. Sinh vật ở sông có 
khả năng thích ứng với dải nhiệt độ rộng (Jones, 1964). Vì không sâu và luôn xáo 
trộn mà nước sông có hàm lượng ôxy cao nhờ bề mặt tiếp xúc với khí quyển lớn. 
Sinh vật ở sông vì thế quen với nồng độ ôxy cao và nhạy cảm với sự suy giảm ôxy. 
Cũng vì dòng sông không sâu, ánh sáng có thể xuyên thấu tới đáy sông, nên thực vật 
phiêu sinh có thể được tìm thấy ở mọi độ sâu và thực vật có rễ cũng có thể mọc dưới 
đáy. 
 
 So với các loại vực nước tự nhiên khác thì sông có sự tiếp xúc vớùi đất nhiều 
hơn vì lượng nước của nó trải dài và rộng hơn trên mặt đất. Điều này dẫn tới ảnh 
hưởng lớn của đất đối với sông (Mason, 1996). Quan trọng nhất là chất dinh dưỡng. 
Dòng chảy của sông cuốn đi các thực vật phiêu sinh và ngăn cản sự phát triển của 
thực vật có rễ, nên hàm lượng dinh dưỡng cũng như mật độ thực vật trong dòng nước 
được quyết định bởi lượng vật chất đến từ mặt đất. Ví dụ, nếu một dòng sông lấy 
nước từ một nguồn nước ngầm nằm dưới một diện tích canh tác nông nghiệp lớn, thì 
có thể dự kiến nước ngầm, và do đó nước sông, sẽ tăng hàm lượng chất dinh dưỡng 
vào mùa bón phân. Vào những thời điểm mặt đất không có nhiều phân bón, nước 
ngầm sẽ giảm hàm lượng chất dinh dưỡng, kéo theo hàm lượng chất dinh dưỡng 
trong nước sông xuống thấp. 
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 Sông ngòi được con người sử dụng trong rất nhiều lãnh vực, trong đó có thể 
kể: giao thông, thủy lợi, thủy điện, tiêu dùng, xả chất thải, khai thác thủy sản, và giải 
trí. Ngoài những tác động trực tiếp do những lãnh vực sử dụng vừa nêu, chúng ta còn 
tác động gián tiếp vào sông ngòi từ những hoạt động sản xuất trong lưu vực của 
chúng, như canh tác, khai thác mỏ, v.v. Toàn bộ những tác động này có hại nhiều 
hơn có lợi cho sông ngòi, như chúng ta thấy trong Bảng 11 sau đây. 
 
Bảng 11. Những hoạt động làm ảnh hưởng đến các hệ sinh thái trong sông ngòi 

Loại hoạt động Chi tiết Tác động đến hệ sinh thái 
Khai thác lưu vực Phá rừng 

Canh tác 
Đào kênh 
Đô thị hóa 
Khai thác mỏ 

Biến đổi hình thái chảy tràn, 
tải trọng chất rắn, chế độ 
nhiệt, hàm lượng chất hóa học 
và chất độc 

   
Giao thông Đào kênh 

Nạo vét 
Biến đổi chế độ dòng chảy, 
phân bố loài 

   
Chống lụt Đào kênh 

Nạo vét 
Đắp đê 

Phá hủy vùng ngập nước 

   
Thủy điện 
Thủy lợi 

Xây đập chặn dòng 
Chia dòng 

Biến đổi chế độ dòng chảy và 
chế độ nhiệt, ngăn cản sự di 
trú 

   
Tiêu dùng Sinh hoạt, công nghiệp 

Nhiệt điện 
Nông nghiệp 

Giảm trữ lượng, Biến đổi chế 
độ dòng chảy và chế độ nhiệt 

   
Chứa chất thải Nước thải sinh hoạt 

Nước thải nông nghiệp 
Nước thải công nghiệp 
Chất phóng xạ 
Thuốc bảo vệ thực vật 

Tiêu hao ôxy, tổn thương sinh 
học 

   
Vệ sinh dịch tễ Nạo vét 

Phun thuốc 
Biến đổi chế độ dòng chảy, 
tổn thương sinh học 

   
Giải trí Câu cá, bơi thuyền 

Bơi lội 
Trượt nước 

Biến đổi hoàn cảnh sống, xáo 
trộn 

   
(Nguồn: theo Le Cren, 1972). 
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III.1.2. Ô nhiễm do chất thải hữu cơ 
 
 Ô nhiễm do chất thải hữu cơ là dạng thường gặp nhất và đặc biệt nghiêm 
trọng ở những vùng kém phát triển, nơi nước cống rãnh không được xử lý hoặc xử lý 
rất sơ sài. Nước cống rãnh là nguồn cung cấp chất ô nhiễm hữu cơ lớn nhất đối với 
sông ngòi. Ở đô thị, nước mưa chảy tràn từ nhà cửa, đường phố và nhà máy là một 
nguồn đáng kể khác, đặc biệt là khi mưa bắt đầu sau một thời gian khô hạn. Các 
công nghiệp có nước thải nhiều chất hữu cơ là thực phẩm, giết mổ, thuộc da, nước 
giải khát, sản phẩm sữa, dệt và giấy. 
 
 Khi chất thải hữu cơ vào sông ngòi, nó dần dần bị tiêu hủy bởi hoạt động tự 
làm sạch của dòng sông. Tự làm sạch là quá trình bao gồm các hoạt động phân hủy 
do vi sinh vật, pha loãng và lắng. Vi sinh vật sống kết bám vào giá thể trong dòng 
sông có tầm quan trọng hơn các vi sinh vật sống lơ lửng trong nước, vì chúng có mặt 
thường trực trong dòng sông, trong khi các vi sinh vật lơ lửng chủ yếu là do nước thải 
đem tới. Tốc độ suy giảm ôxy của nước sông thường chậm, nên điểm suy giảm tối đa 
thường ở xa về phía hạ lưu. Mức độ suy giảm ôxy phụ thuộc các yếu tố: mức độ pha 
loãng nước thải với nước sông, hàm lượng BOD của nước thải và của nước sông, bản 
chất của chất thải hữu cơ, khối lượng chất thải, nhiệt độ nước, tốc độ tái bổ sung ôxy 
từ khí quyển, hàm lượng ôxy sẵn có trong nước sông, và số lượng cùng chủng loại vi 
sinh vật trong nước thải (Dugan, 1972). Hình 4 trình bày một đồ thị có tính minh họa 
tổng quát, có tên là đường cong suy giảm ôxy. Đường cong này biểu thị hàm lượng 
ôxy trong nước sông trên khoảng cách về phía hạ lưu từ nơi xả nước thải vào dòng 
sông. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Tác dụng của một nguồn xả nước thải 
đốái với hàm lượng ôxy trong nước sông 

100 

Ôxy hòa tan 
(% bão hòa) 

Khoảng cách về phía hạ lưu 

Mức nhẹ 

Mức trung bình 

Mức nặng 

Điểm xả nước thải 
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 Kể từ điểm xả nước thải hữu cơ xuôi về hạ lưu, dòng sông có thể được chia 
thành 3 đoạn: đoạn nhiễm nặng, đoạn phục hồi và đoạn nước sạch. Trong đoạn 
nhiễm nặng, chất thải hữu cơ bị phân hủy bởi vi khuẩn và các vi sinh vật khác, sản 
sinh ra điôxyt cacbon và sunphua hyđrô. Sự phân hủy sinh học làm tiêu hao nhiều 
ôxy, và nếu dòng sông không đủ sức tái bổ sung ôxy thì nước sông có khả năng ở 
trong tình trạng yếm khí lâu dài. Hầu hết vi sinh vật đều là loài hiếu khí, và đối với 
chúng chỉ một hàm lượng sunphua hyđrô rất thấp cũng độc hại. Cũng có một số 
chứng cứ cho thấy các chất độc khác được sinh ra trong quá trình phân hủy chất thải. 
Mật độ vi sinh vật giảm sút theo mức độ quá tải chất ô nhiễm hữu cơ. Tuy nhiên, tảo 
và động vật nguyên sinh không hoàn toàn biến mất. Một số loài có thể thích ứng với 
tình trạng yếm khí. Vùng nhiễm nặng có một số loài chỉ thị, như sự có mặt phổ biến 
của Sphareotilus natans cùng các vi khuẩn và nấm dạng sợi khác tạo thành chùm sợi 
dài ve vẩy trong dòng chảy, cùng với các mảng trắng hình thành bởi một số loài 
động vật nguyên sinh có tiêm mao sống được trong tình trạng yếm khí, có thể thấy 
bằng mắt thường vì chúng co lại khi bị chạm phải. 
 
 Ở đoạn phục hồi, số lượng giống loài nhiều hơn hẳn. Hầu hết các nhóm tảo 
và tất cả các nhóm động vật nguyên sinh đều có mặt, không kể Sporozoa. Hoàn toàn 
vắng mặt hoặc rất ít về số lượng là các loài tảo roi không màu hoặc màu nâu thuộc 
nhóm Dinophyceae. Các loài tảo cát (diatoms) tái xuất hiện với số lượng lớn, trong 
khi Euglenophyceae và Volvocales, hai nhóm lớn nhất trong số các tảo roi màu lục, 
thường có mặt thường với số lượng cao nhất. 
 
 Trong đoạn nước sạch, chỉ còn dấu vết của sự ô nhiễm qua sự có mặt của các 
loài tảo, động vật nguyên sinh, luân trùng và một số vi sinh vật khác. Phân tích hóa 
học sẽ chỉ cho thấy vết của các thành phần gây ô nhiễm vốn có mặt với hàm lượng 
lớn trong vùng nhiễm nặng. 
 
III.1.3. Ô nhiễm do kim loại nặng 
 
 Nhiễm kim loại nặng thường có nguyên nhân từ sự khai thác mỏ và các công 
nghiệp theo sau nó. Trong những dòng sông bị nhiễm kim loại nặng, các loài thân 
mềm chịu ảnh hưởng trước hết, dưới dạng giảm sút mật độ hay biến mất một số loài. 
Có thể thấy sự phục hồi ở khoảng cách càng xa nơi bị nhiễm, số lượng loài và số 
lượng cá thể tìm thấy tăng lên dần dần. Những nhóm chịu tác động mạnh nhất bởi 
kim loại nặng là Mollusca, Crustacaea, Platyhelminthes và Oligochaetes (Jones, 
1964). 
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III.1.4. Ô nhiễm do chất dinh dưỡng 
 
 Hầu hết nước mưa chảy vào sông đều ngấm qua đất trước đó. Chất dinh 
dưỡng có thể vào sông theo đường này dưới dạng các thành phần sinh khối động vật 
và thực vật hoặc các chất vô cơ hòa tan từø đất. Sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng rất 
lớn đến sự vận chuyển chất dinh dưỡng này, mà mức độ phụ thuộc vào đặc tính của 
các hệ thống tưới tiêu, chế độ bón phân, loại cây trồng và quy mô đàn gia súc. Nước 
thải đô thị và công nghiệp cung cấp một nguồn chất dinh dưỡng đáng kể khác. 
 
 Tất cả chất dinh dưỡng đưa vào sông hợp thành nguồn dinh dưỡng của nó. 
Trong trạng thái tự nhiên, dòng chảy năng lượng và vật chất trong con sông diễn ra 
chậm, và con sông duy trì đượïc một sự đa dạng sinh học ở mức cao. Nếu một số chất 
dinh dưỡng nào đó được đưa vào quá nhiều, các giống loài phù hợp với chúng sẽ 
phát triển mạnh về số lượng, trong khi số lượng các giống loài khác không thích ứng 
đươc sẽ bị khống chế. 
 
 Con sông giàu dinh dưỡng có thể làm lợi cho đất canh tác nhờ phù sa mà nó 
cung cấp trong mùa nướùc dâng. Ngược lại, chất dinh dưỡng quá nhiều trong con sông 
gây xáo trộn dòng chảy năng lượng và vật chất bình thường và làm giảm sự đa dạng 
sinh học của nó. 
 
III.1.5. Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật 
 
 Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật thường thể hiện bằng sự nhiễm từø từ, liên 
tục, với những hàm lượng nhỏ không đủ gây chết sinh vật. Hậu quả của sự nhiễm 
độc thường xuyên như vậy là sự giảm dần tốc độ sinh sản của các giống loài và sự 
thay đổi từ từ cấu trúc của dây chuyền thứùc ăn. Nhiễm thuốc bảo vệ thực vật với tốc 
độ chậm như vậy có nguyên nhân từø việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản 
xuất nông nghiệp, trong y tế công cộng và nước thải từ công nghiệp hóa chất. 
 
III.1.6. Ô nhiễm do chất phóng xạ 
 
 Chất phóng xạ trong sông ngòi có thể có nguồn gốc từ sản xuất điện hạt nhân, 
sản xuất nhiên liệu hạt nhân, và thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Công nghiệp có liên 
quan đến vật liệu hạt nhân thường được đặt dưới sự kiểm soát rất chặt chẽ, nên lượng 
chất thải hạt nhân đưa vào sông ngòi rất thấp. Những vụ nổ hạt nhân được thực hiện 
trên mặt đất hay trong lòng đất đều đưa chất phóng xạ vào khí quyển. Khi lên tới 
tầng bình lưu, các chất này có thể được lưu giữ ở đó đến vài năm, và từ đó mà phát 
tán toàn cầu. Nước mưa là tác nhân quan trọng nhất đưa các chất phóng xạ đó vào 
nước sông thông qua sự tập trung nước lũ chảy tràn. 
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 Đối với chất phóng xạ thì sông ngòi không phải là nơi lưu giữ, vì có rất ít chất 
phóng xạ được tìm thấy trong các lớp trầm tích cũng như trong khu hệ sinh vật. Tuy 
nhiên, tích lũy sinh học có thể làm cho chất phóng xạ trở nên đáng quan tâm đối với 
người tiêu dùng thủy sản. 
 
III.1.7. Ô nhiễm do cặn bùn 

 Khi nước mưa đập vào mặt đất và dồn lại thành những dòng lũ nhỏ, nó luôn 
luôn tiếp xúc với các hạt đất đá và các chất rắn khác. Khi dòng lũ đủ mạnh thì các 
hạt này bị cuốn đi cho đến khi lũ chảy vào sông. Hạt chất rắn có nhiều kích cỡ. 
Những hạt lớn nhanh chóng lắng xuống và làm thành lớp đáy sông. Những hạt nhỏ, 
được gọi là bùn, đi theo dòng với cùng tốc độ và có thể đi tới cuối dòng. Trong các 
cơn lụt các hạt lớn dưới đáy có thể bị cuốn đi xa hơn, nhưng đã có chứng cứ cho thấy 
chúng cần tới 50-100 năm để đi một đoạn đường màbùn đi được chỉ trong một trận 
lụt (Einstein, 1972). 
 
 Lượng bùn quá nhiều trong một dòng sông tác động xấu đến sự sống trong đó. 
Đáng kể nhất là tác động đến trứng và cá con. Cá đẻ trứùng ở các chỗ rỗng trong lớp 
cuội sỏi đáy sông. Trứng cần ôxy, và ôxy đến theo nước sông ngấm qua các lớp sỏi. 
Trứng nở và cá con sống trong các chỗ rỗng đó. Khi bùn phủ lên lớp sỏi, nước không 
dễ dàng ngấm qua được, trứng và cá đều chết. 
 
 Phần lớn bùn tập trung ở vùng cửa sông. Do độ mặn cao, các hạt bùn giữ được 
trạng thái lơ lửng trong thời gian dài hơn. Nước trở nên rất đục khiến ánh sáng không 
thể xuyên qua và sự quang hợp chấm dứt kéo theo sự chấm dứùt tồn tại của nhiều sinh 
vật. Nhiều vùng cửa sông được sử dụng làm cảng, và khối lượng lớn bùn gây cản trở 
cho hoạt động giao thông ở đó. Trong những trườøng hợp này việc nạo vét thường ít 
có hiệu quả. 
 
III.1.8. Những trường hợp sự cố gây ô nhiễm 
 
 Các sự cố gây ô nhiễm đột xuất cho sông ngòi có tính chất không dự đoán 
được về nơi chốn cũng như về thời điểm. Các tai nạn là nguyên nhân chính của dạng 
ô nhiễm này. Sự phá hoại cũng như sự cố ý đổ bỏ chất thải là một nguyên nhân nữa. 
 
 Sự kiện sông Rhine năm 1986 có thể đem ra làm thí dụ. Con sông này có 
chiều dài 1320 km, bắt nguồn từø dãy núi Alps trên đất Thụy sĩ, băng qua nước Đức 
và đổ vào Bắc Đại Tây Dương. Sông Rhine thường nhận nhiều nước thải, nhưng 
trong vài thập kỷ trước đó nhữõng nỗ lực cải thiện môi trường đã đem lại kết quả khả 
quan, cho đến ngày 1/11/1986. 
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 Tai nạn bắt đầu từ vụ cháy một kho hóa chất gần thành phố Basel của Thụy 
sĩ. Khoảng 30 tấn hóa chất, trong đó có thủy ngân và thuốc bảo vệ thực vật dạng 
organophosphate bị đổ xuống sông trong khi diễn ra hoạt động chữa cháy. Nước cung 
cấp cho các thành phố Đức bị ngưng và người ta phải chở nước từ nơi khác đến. 
Daphnia, loài phiêu sinh nguồn thứùc ăn quan trọng của cá bị tiêu diệt và nổi thành 
màng. Khoảng nửa triệu cá chết, trong đó có tất cả cá chình (Anguila anguila), kéo 
dài một đoạn 400 km từ thành phố Basel. Còn đoạn sông dài 300 km từ thành phố thì 
được coi như chết về mặt sinh học. Lúc đó ngườøi ta đã ước lượng, và sau này thực tế 
đã chứng minh, là cần đến khoảng mười năm để sông Rhine  phục hồi lại được sau 
tai nạn này (Mason, 1996). 
 
III.2. Hồ 

 Nước lặng bao gồm tất cả nước ngọt trên mặt đất không thường xuyên chảy 
theo một hướng nhất định. Nước trong các hệ thống này không di chuyển, ngoại trừ  
tại nơi nước chảy vào và chảy ra khỏi vực nước, hoặc chuyển động do tác dụng tạo 
sóng của gió. Thuộc loại nước lặng là ao, hồ và đầm. 
 
III.2.1. Đặc tính của hồ 
 
 Hồ được phân loại căn cứ trên tình trạng dinh dưỡng thành hồ trẻ, hồ trung 
niên và hồ già. Hồ trẻ thường rất sâu, có lớp đáy sỏi đá, có ít chất dinh dưỡng trong 
nước và các quần thể sinh vật có số lượng thấp. Hồ trung niên không sâu lắm, đáy có 
nhiều bùn, có khá nhiều chất dinh dưỡng trong nước để có nhiều giống loài động 
thực vật với mật độ cao. Hồ già rất cạn, có lớp bồi lắng dầy với nhiều bùn và mùn 
hữu cơ, có nhiều thực vật mọc rễ dưới đáy hồ và thực vật ven bờ phát triển về phía 
giữa hồ. 
 
 Trong khi các dòng sông có khuynh hướng ngày càng sâu và rộng hơn, các hồ  
lại càng ngày càng cạn và hẹp đi. Sự lấp đầy tự nhiên diễn ra dưới tác dụng của vật 
liệu do gió mang tới như lá cây, cát, do nước lũ mang tới như cặn bùn, và do xác chết 
của mọi loài. Đời sống của một cái hồ có thể kéo dài hàng chục ngàn năm. 
 
 Số lượng hồ trong thiên nhiên thường cố định do điều kiện địa lý, nhưng ngày 
nay số lượng hồ nhân tạo ngày càng tăng lên do nhu cầu thủy lợi, thủy điện, tiêu 
dùng và các nhu cầu khác. Phần nhiều hồ nhân tạo lớn hơn hồ tự nhiên. Ở nước ta, 
các hồ tự nhiên lớn nhất như hồ Ba Bể (Bắc Kạn), hồ Tây (Hà Nội) Biển Hồ (Gia 
Lai) cũng chỉ có diện tích vài trăm hécta, trong khi đó các hồ nhân tạo như hồ Dầu 
Tiếng (Tây Ninh), hồ Trị An (Đồng Nai) hồ Sơn La (Sơn La) đều có diện tích vài 
chục ngàn hécta. 
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 Bởi vì tỷ trọng nước nóng thấp hơn nước lạnh (trong khoảng nhiệt độ cao hơn 
4 oC), lớp nước phía trên mặt hồ là nước ấm. Với độ sâu trên 5 mét, sự khuấy trộn do 
gió không đủ để làm đồng đều nhiệt độ nước, và trong hồ bắt đầu xảy ra sự phân 
tầng nhiệt độ. Sự phân tầng rõ nhất có thể thấy là 3 tầng. Tầng trên cùng ấm và được 
xáo trộn đều do tác động của gió. Tầng giữa là lớp ngăn cách về nhiệt, với sự giảm 
dần nhiệt độ theo độ sâu. Tầng cuối cùng lạnh và thường thiếu ôxy. 
 

 

 

 

 

 

 
Hình 5. Phân tầng nhiệt độ trong hồ 

 
 Hồ được xếp loại nhỏ có diện tích khoảng dưới 5 ha và độ sâu dưới 20 m. Hồ 
cỡ trung bình có diện tích lớn hơn 50 ha và sâu khoảng 20-50 m. Các hồ cỡ lớn sâu 
hơn 50 m và có diện tích vài trăm hecta trở lên. Hồ càng sâu thì sự phân tầng nhiệt 
độ càng rõ rệt, trong khi diện tích hồ càng nhỏ thì nó càng nhạy cảm với các chất gây 
ô nhiễm từ bên ngoài. 
 
 Tổng quát thì các hồ cũng chịu tác động của các chất gây ô nhiễm như sông 
ngòi, nhưng với mức độ cao hơn do trạng thái nước lặng của nó. Ngoài ra còn có một 
số hiện tượng ô nhiễm chỉ thấy ở hồ. 
 
III.2.2. Phú dưỡng hóa 
 
 Hiện tượng này đặc biệt thấy rõ nhất đối với hồ. Sự chuyển một hồ từ trạng 
thái trẻ sang già đi kèm với sự thay đổi về chất và về lượng trong khu hệ sinh vật của 
nó, có nguyên nhân từ sự tăng dần hàm lượng chất dinh dưỡng trong hồ. Tuy mức 
đến cuối cùng của phú dưỡng hóa là sự thủ tiêu vực nước như đã nói, may thay hầu 
hết các trường hợp phú dưỡng hóa ở các hồ lớn đã được ghi nhận đều mới chỉ cho 
thấy mức tiến đến trạng thái trung niên. 
 

ĐỘ SÂU 

NHIỆT ĐỘ 

TẦNG TRÊN 

TẦNG GIỮA 

TẦNG ĐÁY 
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 Triệu chứng của phú dưỡng hóa thường gặp nhất ở các hồ là sự phát triển các 
loài tảo với số lượng lớn và trong một thời gian ngắn. Biểu hiện của sự bùng nổ số 
lượng tảo là chỉ trong thời gian vài ngày toàn bộ nước trong một vùng lớn đổi màu, 
mà thường là quan trắc sẽ cho thấy do sự phát triển của một loài tảo duy nhất với số 
lượng rất lớn. 
 
 Sự bùng nổ tảo đôi khi có vẻ không phụ thuộc vào chất dinh dưỡng. Nước bị 
làm nóng lên có thể kích thích sự phát triển của vi khuẩn lam (trước đây gọi là tảo 
lam). Sự tiêu diệt các hệ thực vật, hoặc bằng cơ giới, hoặc bằng thuốc bảo vệ thực 
vật cũng có thể gây bùng nổ tảo do sự loại trừ cạnh tranh dinh dưỡng cũng như do sự 
vắng mặt các loài ăn tảo. 
 
 Nitơ và phốtpho đóng vai trò quan trọng nhất trong phú dưỡng hóa các hồ. 
Chúng đến từ tất cả các loại nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Các 
loại nước thải chứa chất tẩy rửa đều là nguồn cung cấp phốtpho, còn nitơ thì có mặt 
trong mọi nước thải. Sự canh tác nông nghiệp góp một phần rất lớn nitơ và phốtpho 
từ phân bón. Một nguồn khác cũng rất đáng kể là chăn nuôigia súc. Gia súc lớn như 
trâu, bò, heo thải ra lượng chất thải gấp 40 lần người (Novotny và Olem, 1994). 
 
 Có nhiều thí dụ về nguy cơ phú dưỡng hóa đối với các hồ thực ra còn trẻ về 
mặt lịch sử. Trong các trường hợp đã được nghiên cứu, có thể kể ra hồ Washington ở 
miền Tây Bắc Hoa Kỳ và hồ Lough Neagh ở Ailen. 
 
 Hồ Washington có diện tích 87,6 km2 và chỗ sâu nhất là 76,5 m. Nước chảy 
vào hồ từ sông Cedar và chảy ra ở sông Sammanish. Cho đến năm 1926 thì hồ đang 
tiếp nhận nước thải không qua xử lý từ một lượng cư dân 50000 người. Từ 1936 trở đi 
thì nước thải vào hồ đều phải qua xử lý. Các nghiên cứu thực hiện năm 1950 cho 
thấy tình trạng hồ đã khác đi nhiều so với năm 1933. Trạng thái thiếu ôxy vào mùa 
Hè trong tầng trên đã diễn ra, và hàm lượng phốtphát trong mùa Đông tăng lên đáng 
kể. Trong khoảng 1950-1955 mật độ thực vật phiêu sinh tăng lên nhiều lần, và trong 
năm 1955 một sự bùng phát loài vi khuẩn lam Oscillatoria rubescens xuất hiện. Các 
bãi tắm ven hồ bị đóng cửa. Người ta quyết định chuyển nơi xả nước thải qua kênh 
Puget, đồng thời xử lý tốt hơn trước khi cho nước thải vào kênh này. Đến năm 1967 
thì 99% nước thải đã không còn vào hồ Washington với kinh phí 125 triệu đôla vào 
thời đó. Hàm lượng phốtphát nhanh chóng hạ xuống kể từ năm 1965, trong khi hàm 
lượng nitơ hạ xuống ít hơn nhiều vì vẫn còn nguồn cung cấp từ nông nghiệp. Hàm 
lượng chlorophyll a (chỉ thị của mật độ tảo) vào năm 1970 chỉ còn một phần năm so 
với 1963. Vào năm 1990 thì độ trong suốt của nước hồ ít khi dưới 5 m, và chỉ còn một 
lượng nhỏ vi khuẩn lam trong nước. 
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 Hồ Lough Neagh nằm ở phía Bắc Ailen, có diện tích 383 km2 với độ sâu trung 
bình 8,6 m. Nước vào hồ từ sáu con sông và chảy ra biển qua sông Lower River 
Band. Lough Neagh là nguồn cung cấp nước cho thành phố Ulster và là nơi nuôi 
trồng thủy sản và giải trí. Vào năm 1967 một sự bùng nổ loài vi khuẩn lam Anabaena 

flos-aquae vô hiệu hóa các hệ thống xử lý nước cấp, làm chết hàng loạt cá chình 
Anguila anguila nuôi trong bè và ngăn cản việc bơi lội ở các bãi tắm. Xét nghiệm 
nước cho thấy các hàm lượng nitrat, phốtphát và chlorophyll a  đều rất cao. Nghiên 
cứu trên các loài tảo cát trong lớp trầm tích đáy hồ cho thấy chất dinh dưỡng trong hồ 
đã bắt đầu tăng từ đầu thế kỷ 20. Cho đến năm 1993 nhiều công trình cải tạo tốn 
kém đã được thực hiện và hồ được đưa dần trở lại trạng thái trẻ. 
 
III.2.3. Tiêu hao ôxy 

 Tiêu hao ôxy có thể do tác động sơ cấp từ chất thải hữu cơ đưa vào hồ, hoặc  
do tác động thứ cấp từ sự chết hàng loạt của các loài phiêu sinh. Sự vắng mặt các 
loài vốn cần ôxy ở mức gần bão hòa, chẳng hạn cá hồi, là chỉ thị cho các hồ thường 
xuyên thiếu ôxy. Các hồ thiếu ôxy có khả năng gây chết cá đột ngột với số lượng 
lớn. Hàm lượng ôxy trong những hồ trung niên thường biến động lớn hơn so với các 
hồ trẻ. Sự thiếu hụt ôxy có thể diễn ra vào mùa nóng hoặc vào ban đêm. Hiện tượng 
cá chết hàng loạt trong nhiều trường hợp có nguyên nhân từ sự sụt giảm đột ngột 
hàm lượng ôxy vào ban đêm. 
 
III.2.4. Tích tụ axit 
 
 Tính axit của nước mưa bị nâng cao là do sự thải vào khí quyển một khối 
lượng lớn các ôxyt của lưu huỳnh và nitơ. Những ôxyt này kết hợp với nước để tạo 
thành các axit sunphuric và nitric. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là sự đốt 
nhiên liệu hóa thạch trong giao thông và trong công nghiệp. Cần nói thêm rằng việc 
nâng cao các ống khói nhà máy để giảm ô nhiễm không khí cục bộ đã góp phần làm 
tăng lượng mưa axit qua khả năng khuếch tán mạnh hơn. 
 
 Các hồ tự nhiên có chứa các chất hòa tan và không hòa tan đóng vai trò chất 
đệm. Chất đệm quan trọng nhất chính là ion bicacbonat HCO3

-. Dù nước trong các hồ 
khác nhau có thể vốn có các giá trị pH khác nhau, sinh vật trong hồ có thể đã thích 
ứng với điều kiện pH tự nhiên đó từ lâu. Khả năng chống lại sự thay đổi pH của một 
hồ phụ thuộc vào chất đệm của nó và của cả nguồn cung cấp nước cho nó. Chỉ trong 
trường hợp các vùng đất quanh hồ có nhiều chất khoáng, ví dụ như đá vôi, có thể 
được rửa trôi vào hồ thì hồ mới có khả năng đáng kể trong việc chống lại sự tăng tính 
axit. 
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 Thụy Điển là nơi đầu tiên mà sự tích tụ axit trong các hồ được công bố. Trong 
khoảng thời gian 30 năm từ 1930 đến 1960, độ pH trong các hồ giảm đi hai đơn vị. 
Trong những năm 1960, 50% số hồ ở Thụy Điển được xác nhận có pH thấp hơn 6 và 
5000 hồ có pH thấp hơn 5. Do sự tăng tính axit này mà cá hồi vùng phía Tây Thụy 
Điển đã giảm sút số lượng nghiêm trọng, và các loài cá khác ở miền Bắc và và miền 
Trung cũng bị ảnh hưởng (EPA, 1980). 
 
III.3. Nước ngầm 
 

Sự chuyển dịch của nước ngầm là một trong những nền tảng của cơ học đất. 
Tổng quát, đất được coi như một môi trường liên tục các lỗ hở nối tiếp với nhau, gồm 
có 2 thành phần là sét và cát. Cát là những hạt kích thước lớn thấy được bằng mắt 
thường, có dạng tròn hoặc có góc cạnh. Cát không giữ nước, không trương nở, và có 
tính mao dẫn không đáng kể. Sét, trái lại, là những hạt nhỏ và dẹt chỉ thấy qua kính 
hiển vi, giữ nước, có khả năng trương nở lớn và có tính mao dẫn lớn (Harr, 1962). 

 
 Nước ngầm là nước chứa trong các tầng xốp gồm đá, sỏi hay cát dưới mặt đất 
được gọi là tầng ngậm nước hay tầng chứa nước. Theo cấu trúc địa chất của vật liệu 
chứa nước, người ta có nhiều tầng chứa nước, còn theo cấu tạo thì có hai loại: loại kín 
và loại hở. Một tầng chứa nước hở không bị chặn phía trên bằng những lớp đất không 
thấm và có thể được bổ sung nước từ nước mưa. Sự bổ sung nước được thực hiện khi 
lượng mưa nhiều hơn lượng bay hơi và bốc thoát. Do sự bổ sung này mà nước trong 
tầng chứa hở có thể chịu ảnh hưởng bởi chất ô nhiễm bên trên. Nước trong tầng chứa 
hở có áp suất bằng áp suất khí quyển. 

 
Tầng chứa nước kín được bao bọc bằng những lớp đất không thấm nước. Nó 

không được bổ sung nước, hoặc vùng bổ sung nước của nó có thể biến đổi bất thường 
khi các thành phần địa chất trồi lên tạo thành một lỗ hổng. Nước trong tầng kín có áp 
suất cao hơn áp suất khí quyển. 
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Hình 6. Cấu tạo các tầng chứa nước 
[Vẽ lại theo Novotny và Olem, 1994] 

 
 
III.3.1. Đặc tính của nước ngầm 
 
 Nước ngầm đáp ứng với chất gây ô nhiễm khác với nước mặt. Các tác động 
pha loãng, phân hủy sinh học và hóa học đều cho hiệu quả kém hơn nhiều so với 
nước mặt. Vì không có ánh sáng, kéo theo không có dây chuyền thức ăn, các chất 
gây ô nhiễm có khuynh hướng tích tụ lâu dài trong nước ngầm. 
 
III.3.2. Sự ngấm 
 
 Ở những nơi mà mực nước ngầm cao, nước từ các bể chứa dễ dàng ngấm qua 
lớp đất trên mặt để xuống tới nước ngầm. Nguồn chất gây ô nhiễm trong trường hợp 
này đến từ các bãi chôn lấp rác, cống rãnh, bể chứa nước thải (Todd và McNulty, 
1975). Nhiều trường hợp mầm bệnh trong nước giếng đã được ghi nhận có nguyên 
nhân từ sự ngấm nước từ các bãi rác vào nước ngầm (WHO, 1971). 
 
 Trong những vùng sử dụng nước ngầm, nước được lấy lên từ các tầng chứa có 
độ sâu khác nhau. Các tầng cạn được sử dụng trước, rồi đến các tầng sâu hơn khi 
tầng cạn không đủ nước hay bị nhiễm bẩn. Nước ngầm sau khi sử dụng được xả bỏ 
dưới dạng nước thải sinh hoạt hay công nghiệp. Nếu nước thải được xử lý trong các 
hồ sinh học (không có đáy chống thấm), thì nó sẽ ngấm từ từ trở lại vào nước ngầm. 

lớp đá cứng 

lớp không 
thấm trên 

lớp không 
thấm dưới 

sông 

giếng thường 
giếng 
phun 

mực 
nước 
ngầm 

tầng chứa hở 

tầng chứa kín 

vùng bổ sung 
cho giếng phun 
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 Khi nước ngấm qua lớp đất phía trên tầng nước ngầm, nó sẽ được làm sạch 
đến một mức nào đó. Hầu hết vi khuẩn và chất lơ lửng hữu cơ bị lọc sạch bởi lớp đất 
trên mặt dày khoảng 10 m. Trong khi đó, tất cả các chất vô cơ hòa tan như các kim 
loại và chất dinh dưỡng vẫn qua được lớp đất dày vài trăm mét (Bitton và Gerba, 
1984; Barcelona và cộng sự, 1990). Chất dinh dưỡng hữu cơ bị phân hủy thành dạng 
vô cơ, nhưng trong nước ngầm không có ánh sáng nên chúng không được hấp thu bởi 
thực vật. Kết quả là nitrat và phốtphát được tích tụ dần dần thành các hàm lượng cao. 
Các nguồn dinh dưỡng này có thể được đưa vào sông hồ để gây ra phú dưỡng hóa khi 
có sự bổ sung vào các tầng nước cạn. Do dòng chảy ngang, nước từ các tầng chứa 
này đi vào các vực nước mặt.  
 
 Hàm lượng phốtpho cao dù ở dạng nào cũng chưa cho thấy tác hại rõ ràng về 
mặt sinh lý (Cate, 1972). Trong khi đó, sự có mặt của nitrit trong nướùc uống, ở nồng 
độ lớn hơn 10 mg/L, gây ra một chứng bệnh gọi là methaemoglobinaemia nơi trẻ em. 
Trong bệnh này, nitrit trong máu lấn át vai trò của ôxy khiến cho hồng cầu không 
nhận được ôxy và bệnh nhân tử vong do thiếu ôxy. Nitrat trong nước uống cũng có 
thể gây tác hại tương tự khi nó bị khử thành nitrit do vi sinh vật đường ruột của trẻ 
em (Gaudy và Gaudy, 1981). 
 
III.3.3. Sự khai thác nước ngầm 
 
 Cách thức sử dụng nước ngầm, làm nhiễm bẩn, rồi khai thác ở tầng sâu hơn 
không thể tiếp diễn mãi. Một ngày nào đó ngay cả các tầng sâu nhất cũng có nguy 
cơ bị cạn kiệt hay bị nhiễm bẩn. Một nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Hồ Chí 
Minh cho thấy vào năm 1999 thành phố này khai thác mỗi ngày khoảng nửa triệu 
mét khối nước ngầm, và toàn bộ nước ngầm ở tầng pleistocen (tầng 2) đã bị nhiễm 
nitơ với hàm lượng cao hơn 2,5 mg/L, trong đó các số đo cao nhất của hàm lượng N 
dạng nitrat là 25 mg/L và N dạng amôni là 26 mg/L (Nguyễn Văn Ngà và Lê Huy 
Bá, 2000). Dù sự bổ sung nước không diễn ra trực tiếp đối với các tầng nước sâu, 
nguy cơ nhiễm bẩn xảy ra khi nước ở các tầng sâu được lấy lên, sử dụng, rồi thải ra 
dưới dạng nước thải vào các tầng phía trên. Một hiện tượng quan trọng khác cần nêu 
là sự giảm áp suất nước ở các tầng sâu. Điều này xảy ra khi nước được lấy lên mà 
không được trả lại ở cùng một mực nước ngầm. Khi có giảm áp ở các tầng sâu, nước 
ở các tầng cạn hơn sẽ đi xuống với tốc độ ngày càng cao hơn tốc độ thay thế bởi 
nước mưa. Ngoài việc làm nhiễm bẩn các tầng sâu, nước rút xuống sẽ làm hụt nước 
các tầng cạn. Đây là điều không đáng mong muốn, vì các tầng cạn là nơi cung cấp 
nước cho ao hồ và sông ngòi. Ở nhiều vùng nước ta cũng như nước ngoài, sự tụt thấp 
của mực nước ngầm, kéo theo sự tụt giảm trữ lượng nước ở các sông hồ đã được nhận 
thấy rõ rệt. 
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III.3.4. Giếng thải 
 
 Ở nhiều nước trên thế giới, để đối phó với luật pháp khắt khe trong việc thải 
chất lỏng vào nước mặt, người ta đã thực hiện việc bơm chất thải vào lòng đất dưới 
dạng các giếng thải. Các chất thải như nước mặn từ giếng dầu và các chất thải công 
nghiệp khác được bơm vào các cấu trúc đất đá xốp ở rất sâu. Cho đến nay thì việc 
làm này chưa cho thấy tác hại gì, và những gì người ta biết về sự chuyển dịch của 
chất lỏng cũng như những biến đổi về vật lý hay sinh học trong các tầng sâu còn rất 
ít. Tuy vậy, một số cảnh báo cũng đã được đưa ra. Người ta đề nghị chấp nhận các 
giếng thải chỉ khi nào có chứng cớ rõ ràng rằng chất thải không có khả năng đi vào 
các tầng nước ngầm (Todd và McNulty, 1975). 
 
III.3.5. Khai thác mỏ 
 
 Hoạt động khai thác mỏ có thể làm ô nhiễm nước ngầm theo một số cách. 
Quặng than thường chứa pyrit sắt FeS2 và các sunphua khác. Khi các quặng này tiếp 
xúc với không khí và nước do hoạt động khai thác thì các sunphua bị ôxy hóa thành 
axit sunphuric H2SO4. Nước ở các mỏ dễ dàng ngấm xuống các tầng nước ngầm, và 
như vậy làm tăng tính axit của nước ngầm. 
 
 Nước thải ra từ hoạt động khai thác mỏ kim loại thường chứa kim loại nặng 
với hàm lượng cao. Các mỏ uran và mỏ đồng chẳng hạn, có thể đưa vào nước ngầm 
asen, các axit, đồng vốn là các chất độc, cũng như chất phóng xạ. 
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CHƯƠNG IV 
SỰ Ô NHIỄM NƯỚC BIỂN 

 
 
 Các đại dương là tài nguyên chung và nguồn thức ăn quan trọng của thế giới. 
Các đại dương có vai trò ổn định khí hậu, ổn định sự cân bằng ôxy-điôxyt cacbon 
trong khí quyển, và cung cấp nước cho chu trình nước trên trái đất. Không chỉ là nơi 
cung cấp thức ăn, các đại dương còn là nơi chứa đựng chất thải lớn nhất hành tinh. 
Bởi vì biển là nơi thấp nhất trong chu trình nước trên bề mặt trái đất, nên nếu nước 
biển bị ô nhiễm thì ta không có khả năng đưa nó đi chỗ nào khác. 
 
 Tất cả những gì mà sông ngòi mang theo đều được đưa vào biển, vì vậy mọi 
chất gây ô nhiễm nơi sông ngòi đều có thể thấy trong biển. Thêm vào đó, các hoạt 
động khác chỉ xảy ra trên biển tạo ra thêm các chất gây ô nhiễm khác. Trong Bảng 
12 dưới đây có liệt kê những chất gây ô nhiễm chính đã được tìm thấy trong nước 
biển và nguồn gốc của chúng. 
 

Bảng 12. Những chất gây ô nhiễm chính trong môi trường biển 
 

Loại Đến từ thiên nhiên Đến từ con người 
Hyđrôcacbon dầu mỏ 
   (a) từ sinh vật 
   (b) từ dầu mỏ 

Rò rỉ đáy biển (dầu, khí, 
nhựa), sông, nước lũ, núi lửa, 
khí hóa lỏng, vi khuẩn, khí 
quyển 

Nước lũ đô thị (đường nhựa, 
dầu nhớt thải), giao thông trên 
biển, sản xuất trên biển 
 

Chất rắn Sông, nước lũ, sản xuất sinh 
vật, khí quyển  
 

Canh tác, đánh bắt, nước lũ, 
nạo vét (cảng, sông, kênh 
đào), nước thải sinh hoạt và 
công nghiệp , hoạt động khoan 
dầu 

Kim loại nặng Núi lửa, sông, nước lũ, các nứt 
gãy nền đáy 
 

Nước thải công nghiệp 

Chất phóng xạ Núi lửa, sông, nước lũ, các nứt 
gãy nền đáy, khí quyển 
 

Nước thải công nghiệp hạt 
nhân, tàu ngầm hạt nhân, thử 
nghiệm vũ khí hạt nhân 

Chất dinh dưỡng Sông, nước lũ, phân hủy sinh 
vật, khí quyển 

Nước thải sinh hoạt và công 
nghiệp 

Nhiệt lượng Núi lửa, các nứt gãy nền đáy 
 

Nước làm nguội từ công 
nghiệp năng lượng 

Chất tiêu hao ôxy Xác phiêu sinh Nước thải sinh hoạt và công 
nghiệp 

(Nguồn: Geyer, 1981). 
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 Các chất gây ô nhiễm khuếch tán trong biển qua sự xáo trộn và qua các dòng 
hải lưu trên biển, hoặc tích tụ qua dây chuyền thức ăn, hoặc tích tụ ở đáy biển. 
 
 Hệ sinh thái biển được chia thành 4 vùng: vùng mặt biển, vùng trung gian, 
vùng sâu và vùng đáy biển. Tuy ranh giới giữa các vùng này không phải lúc nào 
cũng rõ rệt, nhưng các quá trình sinh thái khác nhau rõ rệt trong các vùng. Sinh vật 
sống trong mỗi vùng có đặc tính hình thái khác nhau. Sơ đồ trong Hình 7 dưới đây 
mô tả tổng quát hệ sinh thái biển. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Hình 7. Sơ đồ hệ sinh thái biển 
[Vẽ lại theo Angel và cộng sự, 1981] 

 
 Vùng mặt biển có độ sâu chừng 200-250 m. Độ sâu này tương ứng với độ sâu 
của tầng nước chịu ảnh hưởng biến thiên nhiệt độ theo mùa và độ sâu mà nơi đó 
trường ánh sáng trở nên hoàn toàn đối xứng. Vùng mặt biển chứa trong nó vùng 
quang hợp gồm toàn bộ sinh vật sản xuất sơ cấp của biển. Hầu như tất cả thựïc vật 
biển đều là vi sinh vật, phần lớn gồm bởi các tảo cầu, tảo roi và các thực vật phiêu 
sinh khác có kích thước tế bào dưới 10 µm. Loài ăn thực vật là động vật phiêu sinh, 
có kích thướùc khoảng 100 µm đến 10-20 mm. Các loài phiêu sinh khác là loài ăn thịt 
hoặc ăn chất thải, trong đó có kích thước lớn là các loài ăn thịt sống bằng phiêu sinh. 
Trên cùng là cá và động vật có vú ở biển. 
 

ĐÁY DỐC 

THỀM 

TRẦM TÍCH 

Vùng mặt biển 

Vùng trung gian 

Vùng sâu 

Vùng đáy 

VÙNG ĐÁNH 
BẮT XA BỜ 

VÙNG ĐÁNH BẮT 
GẦN BỜ Thực vật và động vật phiêu sinh, 

loài ăn thịt 

Động vật phiêu sinh, 
loài ăn chất thải, loài ăn thịt 

Loài ăn chất thải, 
loài ăn thịt 

Loài lọc nước, loài phân hủy, loài ăn thịt, loài 
ăn xác chết 

NĂNG LƯỢNG 
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 Vùng trung gian kéo dài từ cuối vùng mặt biển đến độ sâu chừøng 1000 m. 
Giới hạn dưới của nó tương ứng với độ sâu tối đa mà ánh sáng có thể đạt tới. Không 
có sinh vật sản xuất sơ cấp ở đây vì không đủ ánh sáng cho quang hợp. Sinh vật sống 
trong vùng này gồm (a) loài ăn chất thải sống trên phân, dịch nhầy, xác sinh vật chìm 
xuống từø vùng mặt biển, (b) loài ăn thực vật xuống đây vào ban ngày và trở lên vùng 
mặt biển vào ban đêm và (c) loài ăn thịt, hoặc ở tại chỗ, hoặc di chuyển xuống và trở 
lên vùng mặt biển vào ban đêm. 
 
 Vùng sâu bắt đầu từ cuối vùng trung gian cho đến đáy biển. Hiếm có di 
chuyển lên xuống của sinh vật giữa vùng này và các vùng trên. Các loài sống ở đây 
là loài ăn thịt, ăn chất thải và ăn xác chết. 
 
 Vùng đáy biển chứa các sinh vật sống bên trong hay bên trên bề mặt đáy. 
Sinh vật đáy được chia ra theo kích thước thành các hệ động vật nhỏ, hệ động vật lớn 
và hệ động vật cực lớn. Các cách ăn của chúng là (a) ăn thứùc ăn lơ lửng, thựïc hiện 
bởi các loài cố định như bọt biển, san hô, giun biển định cư và một số loài thân mềm, 
(b) ăn thức ăn cố định, cách này do các loài di chuyển chậm và có khả năng đào sâu 
vào lớp nền đáy để ăn các sinh vật sống trong đó, và (c) săn mồi và ăn xác chết, đây 
là hoạt động của các loài cỡ lớn và linh động như cá, loài chân đầu và các loài giáp 
xác. 
 
IV.1. Sự ô nhiễm do rác biển 
 
 Việc xả rác thật ra được thực hiện trên đất liền là chủ yếu. Tuy nhiên bởi vì 
tất cả sông ngòi đều chảy ra biển, một phần không nhỏ rác trên đất liền đã được đưa 
vào biển bằng con đường đó. Ngoài ra, nhiều loại rác đã và đang được đổ một cách 
cố ý xuống đáy biển, công khai hay lén lút. Khi rác vào biển nó chìm xuống và phủ 
lên lớp đáy, một phần có thể được khuếch tán vào nước biển. Rác đổ công khai vào 
biển là loại rác được đóng gói từ những bãi rác trên đất liền. Rác đổ công khai được 
coi là không có hại (Reed, 1975), chúng được xác định trong Công ước London 1972  
(International Maritime Organization, 2002) về Ngăn ngừa Ôâ nhiễm Biển do Rác và 
các Chất khác thành tám loại rác không cấm đổ vào biển sau đây: 
 -Bùn nạo vét kênh rạch. 
 -Bùn xử lý nước thải sinh hoạt (gồm chủ yếu là sinh khối vi sinh vật đã sinh ra 
trong quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải). 
 -Xác thủy sản. 
 -Tàu, xà lan (cũ). 
 -Vật liệu vô cơ, trơ (chất thải hầm mỏ). 
 -Chất hữu cơ thiên nhiên. 
 -Phế liệu gồm chủ yếu là sắt, thép và ximăng. 
 -Điôxyt cacbon từ những quá trình hấp thu điôxyt cacbon. 
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Tuy vậy, vẫn còn có tranh cãi đối với những loại rác được coi là vô hại này. Chẳng 
hạn, các nhà khoa học vẫn tiếp tục đưa ra những chứng cứ về tích tụ kim loại nặng 
(Bothner và cộng sự, 1994), các chất hữu cơ tổng hợp (Lamoureux và cộng sự, 1996) 
do bùn xử lý nước thải hoặc ảnh hưởng của bùn xử lý nước thải đối với sự đa dạng 
sinh học vùng đáy biển (Snelgrove và cộng sự, 1994). 
 
 Còn rác đổ vào biển một cách lén lút thì đều là chất thải độc hại với số lượng 
và chủng loại hầu như không thể biết hết. Chỉ riêng trong năm 1998, Cục An toàn 
Hàng hải Nhật Bản đã báo cáo 404 trường hợp đổ rác độc hại vào biển bị phát hiện 
(United Nations, 2000). Cho đến nay, những trường hợp đã biết (Liptak, 1991; United 
Nations, 2000; Ohio Department of Health, 2003) cho thấy người ta đã đổ vào biển 
một số loại rác độc hại như sau: 
 -Chất thải y tế. 
 -Chất thải dầu mỏ. 
 -Tro từ lò đốt rác. 
 -Chất nổ. 
 -Chất dẻo tổng hợp. 
 -Amiaêng. 
 -Chất thải phóng xạ. 
 
IV.1.1. Chất rắn lơ lửng 
 
 Chất rắn lơ lửng tìm thấy trong nướùc biển có kích thước từ 0.02 µm đến vài 
milimét (Eisma, 1981). Các hạt lớn đáng lưu ý về sự khuếch tán theo chiều sâu vì tốc 
độ lắng cao. Các hạt nhỏ chủ yếu khuếch tán ngang vì tốc độ lắng thấp. Từ các hạt lơ 
lửng, các mảng có thể đượïc tạo thành qua (a) sự khử các hạt mang điện, (b) bám dính 
vào phân hoặc dịch nhầy cho sinh vật thải ra, (c) nối với nhau dưới tác dụng của lực 
liên kết phân tử, (d) tạm kết dính dưới đáy sau đó tái khuếch tán, và (e) do tác dụng 
của bóng khí trong nướùc biển. 
 
 Các chất gây ô nhiễm có tương tác với các hạt chất rắn lơ lửng. Tương tác này 
phụ thuộc vào những điều kiện ở vùng tiếp xúc cũng như vào bản chất của hạt và 
của chất gây ô nhiễm. Tuy hiểu biết về sự kết hợp chất rắn lơ lửng và chất gây ô 
nhiễm vẫn chưa nhiều, người ta cho rằng chất rắn lơ lửng mang theo chất gây ô 
nhiễm, vô cơ cũng như hữu cơ, khi chúng khuếch tán trong nước biển. 
 
IV.1.2. Hyñroâcacbon halogen hoùa 
 
 Các hyđrôcacbon halogen hóa (chủ yếu là clo hóa), rất hiếm trong thiên 
nhiên,  tương đối bền trong nước biển vì khả năng chống lại sự tấn công của vi sinh 
vật vào mối nối clo-cacbon. Vì vậy mà chúng được dùng nhiều trong nông nghiệp và 
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trong một số sản phẩm công nghiệp. Điển hình là các chất DDT, PCB 
(polychlorinated biphenyl) và PBB (polybrominated biphenyl). Các hợp chất DDT 
đến từø chất thải công nghiệp cũng như từø sản xuất nông nghiệp. PCB đượïc dùng làm 
chất điện môi trong các tụ điện lớn và các máy biến áp. PBB thì là một chất kháng 
lửûa. Hai chất vừøa kể ít có khả năng có mặt trong môi trường biển. Các hyđrôcacbon 
clo hóa khá bền và có độc tính cao được dùng trong thuốc bảo vệ thực vật như 
diedrin và endrin đã được tìm thấy trong nướùc biển. 
 
 Các vật liệu được sản xuất và tiêu thụ nhiều như polyvinin clorua, không tan 
trong nước và kháng phân hủy sinh học cũng như hóa học, là một vấn đề lớn cho các 
vùng ven biển vì chúng có khả năng di chuyển rất xa (Ozmidov, 1990). 
 
IV.1.3. Chất dẻo 
 
 Các chất dẻo tổng hợp có khả năng kháng phân hủy cao. Chất dẻo đã được 
tìm thấy trong nước biển dưới dạng các hạt polystiren có đường kính 0,1-0,2 mm . 
Chúng cũng đã được tìm thấy trong đường tiêu hóa của cá hương, cá bống, cá bôn và 
cá mòi ở Đại Tây Dương . Việc ăn các hạt này có thể làm nghẹt đường tiêu hóa, ở cá 
hương có thể là nguyên nhân gây dị dạng cá con (Nemerow, 1991). 
 
IV.1.4. Kim loại nặng 
 
 Kim loại nặng trong nước biển có nguồn gốc từ khí quyển và từ nướùc thải 
công nghiệp khai thác mỏ cũng như một số công nghiệp khác. Nước mưa và nước 
sông đem các chất gây ô nhiễm này vào biển. Trong số những kim loại nặng được 
tìm thấy trong nước biển, đáng lưu ý nhất là chì, crôm, cadimi, thủy ngân, selen, 
asen, và antimon. Tuy các quá trình tự nhiên như xói mòn cũng đưa kim loại nặng 
vào nước, các hoạt động của con người gia tăng tốc độ cung cấp kim loại nặng vào 
nước biển lên gấp nhiều lần tốc độ tự nhiên.  
 
 Thảm họa vịnh Minamata ở Nhật là một thí dụ về tác hại của kim loại nặng 
trong nước biển. Ở vịnh Minamata, một nhà máy hóa chất thuộc công ty Chisso 
Corporation đã thải vào vịnh từø 200 đến 600 tấn thủy ngân từ năm 1932 đến năm 
1968 (Smith và Smith, 1975, dẫn bởi Laws, 1993). Nhà máy này đã dùng ôxyt thủy 
ngân để làm chất xúc tác trong sản xuất acêtanđêhyt, một chất dùng trong sản xuất 
chất dẻo, thuốc men, hương liệu và hóa chất ngành ảnh. 
 
 Đầu tiên vào năm 1953 một số lượïng chó, mèo và heo của cư dân trong vùng 
bắt đầu mắc các triệu chứng điên dại và chết sau đó. Những năm kế tiếp người ta 
nhận thấy rong biển và các loài sò ốc, rồi đến cá chết hàng loạt. Báo cáo đầu tiên về 
bệnh lạ ở người là vào tháng Tư năm 1956. Đến giữa năm 1956 thì bệnh lạ đã biến 
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thành dịch. Đến tháng Chín năm 1988, 2209 nạn nhân của chất thải thủy ngân ở 
Minamata đã đượïc xác nhận, trong đó 730 người đã chết. Năm 1997, chính phủ Nhật 
xác nhận hàm lượng thủy ngân trong tất cả 16 loài cá trong vịnh đã xuống dưới mức 
tiêu chuẩn cho phép là 0,4 phần triệu. Tuy nhiên Chisso Corporation vẫn phải tiếp 
tục trả tiền mua cá của ngư dân trong vịnh hằng ngày đem đến bán cho công ty. Cá 
này được công ty xử lý bằng cách cho phân hủy hoặc đốt. 
 
IV.1.5. Chất dinh dưỡng 
 
 Đã có nhiều số liệu được công bố về tình trạng tăng hàm lượng chất dinh 
dưỡng trong nước biển, đặc biệt là vùng bờ biển gần các đô thị (Gourlay, 1988). Các 
hàm lượng nitrat và phôtphat cao đã tác động đáng kể đến chất lượng của các hệ sinh 
thái. Tác động rõ nhất là sự phát triển của những giống loài thực vật không đặc hữu 
ở vùng ven biển. Sự phát triển này dẫn tới sự sụt giảm tính đa dạng sinh học và làm 
mất cân bằng dây chuyền thức ăn đối với các sinh vật trung gian. Cái chết của các 
sinh vật này làm tăng sự tiêu hao ôxy và làm đục nước. Hầu hết các chất gây ô  
nhiễm loại này bắt nguồn từ những địa điểm cách xa nơi bị ô nhiễm. 
 
 “Thủy triều đỏ” là hiện tượng được nhắc đến nhiều vì tính điển hình của nó 
trong biểu hiện tình trạng ô nhiễm do chất dinh dưỡng trong nước biển. Đây là sự 
bùng nổ số lượng các loài tảo đơn bào (thựïc ra có màu nâu chứ không đỏ) thuộc 
nhóm Dinoflagellates, Lớp Tảo nâu (Phaeophyceae). Mật độ tảo trong nước biển chỉ 
trong một thờøi gian rất ngắn trở nên cao đến nỗi đã được ghi nhận là làm nghẹt mang 
cá và bộ lọc của sò ốc (Gourlay, 1988). Có lẽ vì thế mà khi thuỷ triều đỏ xuất hiện, 
các loài thân mềm trở nên độc đối với người, vì thật ra không chắc là cá và các loài 
thân mềm có ăn loại tảo này hay không. 
 
 Người ta cho rằng nhiều tảo biển khác có độc tính, mà chỉ một số đã được 
biết. Có khi chúng tác động ngay lên sinh vật đầu tiên, nhưng thường khi lại chỉ tích 
tụ trong cơ thể sinh vật tiêu thụ để gây tác động theo dây chuyền thứùc ăn. Điều quan 
trọng là sự bùng nổ tảo chỉ có thể được dự báo ở những vùng thường xảy ra, mà tác 
hại của nó không phải lúc nào cũng có thể biết trước. 
 
IV.1.6. Chất phóng xạ 
 
 Chất thải từ công nghiệp năng lượng hạt nhân đưa vào biển đang ngày càng 
tăng, và có thể sẽ còn tăng trong tương lai. Chất thải loại này đến từ các nhà máy 
chế tạo nhiên liệu hạt nhân và nhà máy tái chế. Đáng lưu ý nhất là chất thải chứa 
plutonium, vốn cần đến 100.000 năm chôn lấp kín. Bởi vì hầu hết các nhà máy điện 
hạt nhân cần một lượng nước rất lớn (khoảng 0,2 m3/giây cho mỗi megawatt công 
suất điện sản xuất), vùng ven biển là nơi được lựa chọn để xây dựng các nhà máy 
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này. Khoảng 32% các nhà máy điện hạt nhân nằm ở vùng ven biển (Trivedi và Raj, 
1992). Tác dụng của chất phóng xạ ở hàm lượng thấp đối với sinh vật biển hiện vẫn 
chưa được biết đầy đủ. Khả năng rò rỉ của các khối chôn lấp chất phóng xạ dưới đáy 
biển cũng chưa được biết rõ. 
 
 Bên cạnh vấn đề ô nhiễm do nhiệt (xem chương V), tốc độ hút nước vào để 
làm mát động cơ phải thấp hơn 0,3 m/giây để cá không bị hút vào động cơ. Điều này 
có nghĩa là miệng hút phải có diện tích mặt cắt rất lớn mới đủ cung cấp nước. Nước ở 
vùng sâu vì lạnh hơn nên thường được dùng cho mục đích làm mát. Trong khi nước 
này vốn đã chứa ít ôxy, nó lại càng bị tiêu hao ôxy nhiều hơn vì nhiệt độ được nâng 
cao. 
 
 Con đường đáng quan tâm nhất mà theo đó con người bị ảnh hưởng bởi chất 
phóng xạ là con đường sinh học đi qua dây chuyền thức ăn. Hơn thế nữa, con người 
không chỉ ăn cá vốn đã ăn những sinh vật khác có chứa chất phóng xạ ở liều thấp, 
mà còn ăn loài giáp xác như tôm cua có thể chứa trực tiếp chất phóng xạ. Một số 
sinh vật biển còn có thể tích tụ chất phóng xạ trước khi chuyển sang cho loài khác 
(Wilber, 1969). Nguy cơ nhiễm xạ còn có thể đến từ việc tiếp xúc trực tiếp với chất 
thải phóng xạ, hay từ bùn và cát trong vùng nước triều. Nhóm nguy cơ lớn nhất là 
ngư dân và những người sống trên tàu thuyền trong vùng nước triều. 
 
IV.2. Dầu mỏ 
 
 Hầu hết dầu mỏ sản xuất được được vận chuyển trên biển và một sự cố bất 
kỳ lúc nào cũng có thể trở thành tai họa. Dầu trên mặt biển là mối nguy đối với sinh 
vật biển như cá, chim, loài thân mềm và tảo. Chim là nạn nhân thường thấy. Dầu 
ngấm vào lớp lông vũ, thay thế không khí vốn có trong đó và làm con vật không bay 
được và không giữ được thân nhiệt ổn định. Một khi chim bị ngấm dầu, chúng thường 
không thoát khỏi chết dù người ta có cố gắng rửa sạch. 
 
 Người ta cũng có nói đến tác dụng gây ung thư của dầu mỏ qua sự tích lũy 
sinh học hyđrôcacbon benzpyren qua dây chuyền thức ăn. Thêm vào đó, đôi khi lớp 
dầu trên biển không gây tổn thất nhiều bằng chất tẩy rửa được dùng để làm sạch 
biển. 
 
 Ngày nay với sự gia tăng các giàn khoan trên biển cùng với việc bơm chất 
thải dầu khí vào các giếng sâu, khối lượng dầu có mặt trong nước biển thật ra chưa 
được biết rõ (Department of the Environment, 1976). Về khối lượng này, các số liệu 
đã được đưa ra có 3 đặc điểm: (1) chúng đều là các số liệu ước tính, (2) chúng sai 
biệt với nhau đôi khi rất đáng kể, tuy vậy (3) chúng đều đưa ra các nguồn thải dầu và 
tỷ lệ đóng góp giữa các nguồn tương đối giống nhau. Tuy nhiên, điều đó cũng không 
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thực sự cần thiết, vì khối lượng dầu trong nước biển không quan trọng bằng những 
tác hại đã được ghi nhận rõ ràng từ các vùng khác nhau sau những sự cố khác nhau. 
 
 Đã có chứng cứ về việc dầu mỏ đã có mặt trong dây chuyền thức ăn trong 
biển. Cũng đã có chứng cứ về việc dầu mỏ có mặt trong nước biển là do sự thải sản 
phẩm dầu trong khi vận chuyển chứ không phải sự thất thoát dầu thô (Ketchum và 
cộng sự, 1981). 
 
IV.2.1. Con đường phân hủy của dầu trong môi trường biển 
 
 Khi dầu bị xả tràn trên biển, một lớp dầu nổi trên mặt biển sẽ được hình 
thành do sự không hòa tan của nước đối với hầu hết các thành phần của dầu. Sóng, 
gió và các dòng hải lưu khuếch tán lớp dầu thành một màng dầu mỏng. Những quá 
trình có thể góp phần tiêu hủy màng dầu là hòa tan, nhũ tương hóa, bay hơi, quang 
ôxy hóa quang-hóa học và phân hủy vi sinh vật. Dầu có thể vào nước do sự hòa tan. 
Màng dầu hay hạt dầu phân tán bị hấp phụ vào lớp sét hay bùn mịn dưới đáy biển và 
cuối cùng nằm dưới đáy biển. Động vật nguyên sinh có thể ăn những hạt dầu và thải 
ra nguyên vẹn trong phân. Có các loài vi khuẩn, nấm men và nấm sợi có thể phân 
hủy dầu. Trong điều kiện yếm khí dầu còn nguyên, nhưng trong điều kiện hiếu khí 
nó bị ôxy hóa bởi các vi sinh vật vừa nói. Bước thứ nhất của quá trình là biến phân tử 
hyđrôcacbon thành một axit béo. Kết quả làm thành cái gọi là ‘kem sôcôla” có dạng 
keo thuận lợi cho các bước phân hủy kế tiếp và tiếp tục phân tán trong biển 
(Oppenheimer, 1981). Ngoài việc khuếch tán rộng trên đáy biển, dầu còn có thể 
ngấm sâu vào lớp đáy hoặc bị xáo trộn lên mặt nước. Tác nhân chính quyết định sự 
thủ tiêu dầu là tốc độ phân hủy sinh học. Nơi xảy ra phân hủy nhanh nhất là nơi tiếp 
giáp nước và bề mặt đáy. Hoạt động của vi sinh vật có cường độ thấp bên trong lớp 
đáy, vì vậy dầu ngấm sâu chừng vài xăng ti mét có thể còn nguyên sau nhiều năm 
(Lee, 1981). 
 
IV.2.2. Khai thác dầu 
 
 Khi khoan giếng dầu trên thềm lục địa, người ta cần một hỗn hợp gồm nước, 
sét và hóa chất. Loại hỗn hợp bùn này được bơm vào giếng để làm mát mũi khoan 
quay với tốc độ cao, bôi trơn trục khoan khi nó quay trong lòng giếng và mang đất đá 
lên bề mặt. Bùn này cũng có tác dụng như một loại vữa ngăn cản đất đá chung quanh 
rơi vào lòng giếng, đồng thời cung cấp áp suất cần thiết để khống chế áp suất phía 
dưới và ngăn cản nước biển tràn vào giếng. Để làm được những việc đó người ta 
phải cho nhiều loại hóa chất vào bùn. Những hóa chất này bao gồm chất diệt khuẩn, 
chất khử canxi, chất chống ăn mòn, chất chống bọt, chất nhũ tương hóa, chất giảm 
thẩm thấu, dung môi, chất phân tán và chất tăng trọng. Người ta cho rằng bùn giàn 
khoan, trong đó có các chất sinh ung thư, là 10 lần độc hại hơn nước thải không xử lý 
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từ nhà máy lọc dầu hay từ nhà máy giấy. Một loạt những sinh vật bình thường sống ở 
đáy biển không còn có thể sống được với bùn giàn khoan tích tụ và tồn tại nhiều năm 
ở đó. 
 
IV.2.3. Tác hại của dầu đối với phiêu sinh vật 
 
 Đối với phiêu sinh vật, nền tảng của sự sống trong các đại dương, dầu có hai 
tác hại đáng kể: (1) đầu độc trực tiếp khi các hyđrôcacbon thơm tách ra và tan trong 
nước, (2) khống chế sự xuyên thấu của ánh sáng khiến cho sự quang hợp không thể 
tiến hành. Tuy thời gian tác động thường ngắn ngủi, một vụ tràn dầu trên biển có thể 
làm thay đổi cơ cấu động vật và thực vật phiêu sinh đến 2 năm sau đó còn thấy rõ. 
Tuy vậy, đôi khi tác động cũng không thấy rõ đối với một giống loài nào đó: tàu dầu 
Torrey Canyon nổi tiếng đã chìm (năm 1967 ngoài bờ biển nước Anh) vào lúc quần 
thể động vật phiêu sinh đang chứa một lượng lớn trứng cá mòi cơm (pilchard), vậy 
mà số lượng cá mòi cơm không bị giảm sút sau đó. Có lẽ sự thiệt hại do dầu gây ra 
không vượt quá sự thiệt hại bình thường vẫn xảy ra trong mùa cá mòi cơm đẻ (Abel, 
1989). 
 
 Tảo đa bào sống trong vùng nước triều hay nước cạn. Vì chúng không thể 
thiếu ánh sáng, chúng gặp nguy hiểm khi dầu che phủ những vùng nước đó. Trong 
khi các loài tảo khác nhau có thể đáp ứng khác nhau với những thành phần độc trong 
dầu, thì một số rong biển không bị bám dầu nhờ một lớp màng nhầy bình thường vẫn 
bao phủ chúng. Nếu có bị bám dầu thì sau đó nước triều cũng có thể rửa sạch, và 
rong biển cũng phục hồi nhanh hơn phiêu sinh vật. 
 
IV.2.4. Tác hại của dầu đối với động vật không xương sống 
 
 Dầu tỏ ra độc hại nhiều đối với động vật không xương sống như các loài thân 
mềm, các loài giáp xác và giun biển. Trong vùng nước triều, các loài thân mềm như 
trai, sò, ốc, hàu, điệp dễ chết ngạt hay ngộ độc từ dầu ngấm vào lớp bùn đáy. Tác 
hại nhẹ hơn là làm cho chúng có mùi hay vị khó chịu nên không ăn được. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu cho thấy là một số loài có thể hạ thấp hàm lượng hyđrôcacbon trong 
cơ thể chúng trong vòng 30 ngày. Trong phòng thí nghiệm, sò được cho tiếp xúc với 
dầu trong 8 giờ có khả năng loại bỏ 90% hàm lượng ankan đã hấp thu vào cơ thể sau 
24 giờ được nuôi trong nước biển sạch, và hoàn toàn phục hồi sau 28 ngày. Có điều 
là trong biển không chắc luôn luôn có điều kiện tốt để phục hồi. 
 
 Loài giáp xác như tôm cua sống trong vùng nước triều có cơ may tránh khỏi 
sự tiếp xúc với màng dầu. Tuy vậy một số lớn vẫn có thể bị ngộ độc dầu, dẫn tới bỏ 
ăn, không hoạt động và chết từ từ. Còn trứng và ấu trùng của chúng thì thiệt hại lớn. 
Một hàm lượng dầu cỡ hai phần triệu đủ sức làm chết ấu trùng tôm hùm. Khoảng 



 

 54 

một phần tư đến một nửa số giun biển sẽ chết nếu dầu xuống tới lớp bùn đáy biển, 
trong khi sao biển và nhím biển thường chết hàng loạt. 
 
IV.2.5. Tác hại của dầu đối với cá 
 
 Cá có ba khả năng đối phó với dầu, một là hầu hết chúng có thể nhận biết 
chất độc trong nước để tránh xa, hai là cơ thể chúng có lớp dịch nhầy mà dầu không 
bám vào được, ba là chúng có thể di động nhanh. Vậy mà người ta đã nhận thấy cá 
chết hàng loạt, đặc biệt trong vùng nước cạn. Màng dầu vào mang cá và làm nghẹt 
thở. Các thành phần nhẹ của dầu tan trong nước và được hấp thu vào, tích tụ trong 
mô và dịch cơ thể. Khi nước trở nên sạch, cá sẽ loại được phần lớn chất độc ra khỏi 
cơ thể, tuy nhiên một phần nhỏ vẫn còn lại trong mô cơ thể rất lâu, có thể ảnh hưởng 
khả năng sống sót. Cũng như các loài khác, trứng và cá con dễ bị hại hơn cả. Một 
hàm lượng dầu trong nước biển chừng một phần triệu có thể làm giảm tỷ lệ trứng cá 
nở và như vậy ảnh hưởng đến số lượng cá con. 
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CHƯƠNG V 
SỰ Ô NHIỄM NƯỚC DO NHIỆT 

 
 Một cách tổng quát, tăng nhiệt độ nước trong một vực nước tự nhiên luôn luôn 
có hại, vì điều đó làm thay đổi các đặc tính vật lý, hóa học và sinh học của vực nước. 
Ngoài việc làm suy giảm sức sống của nhiều giống loài, tăng nhiệt độ còn có thể 
kích thích đẻ trứng trong thời điểm không có đủ thức ăn cho những cá thể mới sinh. 
Nhiệt độ cao cũng làm giảm tỷ trọng và độ nhớt của nước, dẫn tới tốc độ lắng của 
chất rắn được nâng cao. Sự bay hơi gia tăng, và trong nước biển điều này có thể làm 
tăng cục bộ độ mặn của nước (Christiansion và Tichenor, 1968). 
 
V.1. Nguồn nhiệt 
 
 Nguồn chính gây ra ô nhiễm nhiệt là công nghiệp năng lượng. Các nhà máy 
phát điện đều dùng những khối lượng nước rất lớn để làm mát động cơ. Trong số 
những nhà máy đó, loại nhà máy điện hạt nhân thải ra nhiều nước nóng hơn cả, vì 
hiệu suất nhiệt của chúng thấp. Nước làm mát khi được xả ra thường có nhiệt độ cao 
hơn nhiệt độ ban đầu từ 6 oC đến 9 oC (Trivedi and Raj, 1992). Ở Bắc Mỹ người ta đã 
ghi nhận những trường hợp nước lấy vào ở 15 oC, khi xả ra là 50 oC và trong một số 
trường hợp cá biệt, đến điểm sôi. 
 
 Nước làm mát tại các nhà máy điện được sử dụng trong các bộ ngưng tụ để 
làm mát và ngưng tụ hơi nước thoát ra từ turbine. Có hai phương pháp sử dụng. 
Phương pháp thứ nhất là làm mát trực tiếp. Nước được hút lên từ sông hồ hay biển, đi 
vào bộ ngưng tụ chỉ một lần, rồi được xả trở lại nguồn nước. Sau khi qua bộ ngưng tụ, 
nhiệt độ nước tăng lên khoảng 10 oC (Chhatwal và cộng sự, 1989). Trong phương 
pháp thứ hai, gọi là làm mát gián tiếp, nước được bơm lên từ vực nước, đi qua bộ 
ngưng tụ nhiều lần, rồi được thải vào khí quyển dưới dạng hơi nước từ những tháp 
cao. 
 
V.2. Tác hại đối với chất lượng nước 
 
 Chất lượng nước trong mối quan hệ với sự sống trong nước bị ảnh hưởng xấu 
khi nhiệt độ nước tăng lên. Mức tăng nhiệt độ 10 oC của nước có thể làm tăng gấp 
đôi tốc độ của một số phản ứng hóa học và do đó tăng gấp đôi các sản phẩm phân 
hủy hữu cơ. Tốc độ rỉ sét của sắt và tốc độ tan của các muối cũng tăng lên. Khi tốc 
độ trao đổi của các muối trong cơ thể sinh vật tăng lên, các chất độc cũng tăng tác 
dụng. 
 
 Khi nước sông nóng lên, hàm lượng ôxy hòa tan giảm đi trong khi tốc độ trao 
đổi chất trong cơ thể sinh vật lại tăng lên. Vậy là sự cung cấp ôxy bị giảm đi đôi với 
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nhu cầu ôxy tăng lên, điều này tất yếu dẫn tới suy giảm khả năng tự làm sạch của 
dòng sông, mà Hình 8 dưới đây mô tả. 
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Hình 8. Sự biến thiên khả năng tự làm sạch theo nhiệt độ nước 
[Vẽ lại theo Parker và Krendel, 1970] 

 

 Sự nâng cao nhiệt độ nước sông cũng làm tăng mật độ vi khuẩn. Một lần nữa, 
điều này có nghĩa là trong khi hàm lượng ôxy đã tụt giảm, ôxy lại bị tiêu thụ nhanh 
hơn. Nước sông sẽ nhanh chóng lâm vào tình trạng thiếu hụt ôxy. Hiện tượng thường 
thấy là nước có mùi và có vị tanh, gây khó khăn cho công tác xử lý nước uống. 
 
 Một vấn đề nữa được đặt ra khi nước làm mát được các nhà máy xả ra có 
nhiệt độ vào khoảng 40 oC. Đây chính là nhiệt độ tối ưu cho các vi khuẩn gây bệnh 
đường ruột. Trong nước lạnh và sạch các mầm bệnh này không nẩy nở được, nhưng 
trong nước ấm có chất thải hữu cơ chúng phát triển rất nhanh. Trong lúc đó, với nhiệt 
độ chừng 40 oC thì các luân trùng và tiêm mao trùng, là các loài ăn vi khuẩn, lại chết 
ñi. 
 
V.2. Tác hại đối với hệ sinh thái 
 
 Nước ấm cũng làm biến đổi cấu trúc sinh thái của vực nước. Các loài không 
thích ứng được biến mất trong khi các loài khác tăng số lượng. Sự suy giảm tính 
phong phú giống loài đã được ghi nhận đối với vi khuẩn, loài không xương sống và 
động vật nguyên sinh. Mật độ và mức tăng trưởng của các loài tảo sống kết bám tăng 
lên trong khi số lượng loài thì giảm. Vi khuẩn lam thường phát triển tốt nhất và trở 
nên chiếm ưu thế với nhiệt độ trên 32 oC (Abel, 1989). Một số loài đặc biệt, như giun 
Branchiura sowerbyi, chỉ phát triển trong nước ấm, sẽ có cơ hội lấn lướt các loài 
khác. 
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 Nhiệt độ có tính quyết định đối với nhiều quá trình sinh lý. Nó gây ảnh hưởng 
đối với sự hô hấp, chu kỳ sinh sản, tốc độ tiêu hóa. Tổng quát thì khi nhiệt độ tăng, 
tốc độ các phản ứng hóa học sẽ tăng. Sự tăng tốc các quá trình sinh lý có thể ở mức 
gấp 2 đến 3 lần khi nhiệt độ tăng 10 oC, theo định luật Van’t Hoff-Arrhenius. Tốc độ 
trao đổi chất tăng có nghĩa là sinh vật phải cần nhiều thức ăn hơn để duy trì thể 
trọng. Điều ngược lại cũng đúng, chẳng hạn một con cá phát triển bình thường ở 
nhiệt độ 15 oC với thức ăn dồi dào có thể phát triển bình thường ở nhiệt độ 5 oC với 
thức ăn hiếm hoi hơn. 
 
 Nhiệt độ nước cũng đã được biết là làm tăng tốc độ sinh trưởng và giảm tuổi 
thọ. Tốc độ tăng nhiệt độ cũng quyết định sự sống sót của các giống loài. Hình 9 cho 
một thí dụ về khả năng sống sót của cá vàng Notropis lutipennis khi nhiệt độ nước 
tăng lên. 
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Hình 9. Khả năng sống sót của cá vàng Notropis lutipennis 
ở các tốc độ tăng nhiệt độ khác nhau 

 [Vẽ lại theo Mason, 1996, dẫn từ McFarlane và cộng sự, 1976] 
 

 Tác động của sự tăng nhiệt độ đối với sự sinh trưởng của một sinh vật phụ 
thuộc vào sự phân bố năng lượng cho sự hô hấp và sự tăng trưởng. Nếu nhiệt độ tăng 
làm tăng tốc độ trao đổi chất mà khối lượng thức ăn không tăng, thì năng lượng dành 
cho sự tăng trưởng sẽ ít đi. 
 
 Tuy nhiên, một số nghiên cứu thực hiện tại các vùng nước ấm do nước thải từ 
các nhà máy điện cho thấy cá ở đó không biểu hiện tốc độ sinh trưởng khác biệt 
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đáng kể với cá ở các vùng nước bình thường. Có tác giả cho rằng cá có khả năng di 
chuyển đi nơi khác khi nước nóng lên, và trở lại lúc nước nguội đi. 
 

Người đọc cần biết rằng những nghiên cứu cho thấy rõ tác dụng của nhiệt độ 
nước với từng giống loài (giống như đã dẫn ở Hình 9 trên đây) đã được thực hiện 
trong phòng thí nghiệm. Trong tự nhiên, những ảnh hưởng trực tiếp của nước thải 
nóng đối với các hệ sinh thái đã chỉ được thấy rõ trong những nghiên cứu được thực 
hiện tại các vùng khí hậu lạnh. Cho đến khi có đầy đủ dữ kiện, có thể cho rằng đối 
với các hệ sinh thái vùng nhiệt đới như nước ta, ảnh hưởng đó chưa được biết rõ. 
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CHƯƠNG VI 
PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM NƯỚC 

 
 Hàng ngàn năm trước (đối với nước ta thì chỉ mới trăm năm thôi), dân cư  ít ỏi 
và thưa thớt cùng với cách sống gần gũi thiên nhiên đã không đặt ra gánh nặng trên 
toàn bộ các hệ sinh thái. Ngày nay, với xu thế quá tải và suy thoái của các hệ đó, 
con người cần phải nhận trách nhiệm về nhiều mặt của môi trường sống trên trái đất. 
Một trong những mặt đó là chất lượng của nước tự nhiên. Mục tiêu của sự phòng 
chống ô nhiễm nước là hạn chế số lượng và hàm lượng của những chất gây ô nhiễm 
nước. 
 
  Khi phản đối sự ô nhiễm nước, người ta đôi khi chỉ đề cập đến ảnh hưởng của 
nó trên phương diện thẩm mỹ (nước đen ngòm, mùi hôi thối, v.v.) và trên nhu cầu 
sinh hoạt hằng ngày (nước không dùng được để ăn uống, tắm giặt). Thật ra vấn đề có 
thể nghiêm trọng hơn thế. Trên phạm vi thế giới, người ta đã tuyên bố rằng sự ô 
nhiễm nước không phải chỉ là một sự phiền toái mà chúng ta phải chịu đựng, mà 
chính là một sự đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của loài người ở nhiều miền đất 
trên khắp hành tinh. Người ta cũng đã nói rằng ô nhiễm nước là vấn đề của toàn xã 
hội. Giải quyết chỉ một phần của nó trên một khu vực nào đó có thể tạo nên những tệ 
nạn mới, hoặc chuyển tệ nạn đó sang một khu vực khác. Một hội nghị quốc tế tổ 
chức tại Bồ Đào Nha năm 1989 đã khẳng định:”... Một chiến lược tổng thể là con 
đường duy nhất để đi tới một môi trường nước sạch hơn ...” (Bau và cộng sự, 1990). 
 
 Như vậy, nếu ô nhiễm nước là vấn đề của toàn xã hội, thì nhiệm vụ phòng 
chống nó là nhiệm vụ của mọi người, và một chiến lược phòng chống ô nhiễm nước 
phải liên quan đến mọi thành viên của xã hội. Trên quan điểm này, chúng ta thử nêu 
lên vai trò của từng thành viên trong xã hội chúng ta, tạm chia ra thành (1) các nhà 
chuyên môn, (2) các nhà quản lý, và (3) quần chúng. 
 
VI.1. Vai trò của nhà chuyên môn 
 
 Nhà chuyên môn ở đây bao gồm mọi người lao động mà nghề nghiệp của họ 
có đối tượng là sự ô nhiễm nước. Đây là những nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và các 
chuyên gia khác, làm việc trong nhiều lãnh vực. Bởi vì ô nhiễm nước là một chủ đề 
rộng và có tính liên ngành, như người viết đã trình bày trong Lời nói đầu, ngày nay 
những lãnh vực liên quan tới nó ngày càng nhiều, từ Kỹ thuật Nông nghiệp cho đến 
Y khoa, từ Hóa học cho đến Sinh thái học, từ Vật lý cho đến Vi sinh vật học, và còn 
nhiều nữa. 
 
 Là nguồn tri thức khoa học của cộng đồng, các nhà chuyên môn có trách 
nhiệm cung cấp cho cộng đồng những thông tin cần thiết về sự ô nhiễm nước. Những 
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thông tin này bao gồm tình trạng ô nhiễm nước, tác hại của nó đối với đời sống con 
người, và cách thức phòng chống nó. Muốn vậy, các nhà chuyên môn phải tiến hành 
công việc nghiên cứu khoa học. 
 
VI.1.1. Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm nước và tác hại của nó 
 
 Bước thứ nhất của công việc loại này là xác định tác nhân gây ra sự ô nhiễm. 
Công việc điều tra này coi như đã hoàn tất đối với những tác nhân đã biết. Tuy 
nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế và công nghiệp hóa, đang và sẽ có nhiều tác 
nhân mới xuất hiện. 
 

Bước thứ hai là xác định tác hại của sự ô nhiễm. Cho đến nay những tác hại 
chính đã được biết, nhưng tri thức về những tác hại này vẫn còn chưa đủ, đặc biệt là 
xét trên tác động chậm về lâu dài. 
 
VI.1.2. Nghiên cứu chống ô nhiễm nước 
 
 Đây là loại công việc nghiên cứu khoa học nhằm đề xuất những giải pháp cho 
tình trạng ô nhiễm. Xây dựng và phổ biến những kỹ thuật mới để khống chế ô nhiễm 
nước là nhiệm vụ đầu tiên. Những kỹ thuật đã có cũng luôn luôn cần được cải tiến 
để trở nên khả thi hơn, hiệu quả hơn, kinh tế hơn. 
 
 Một nhiệm vụ nữa trong nghiên cứu chống ô nhiễm nước là theo dõi, đánh giá 
và dự báo hậu quả của sự ô nhiễm nước. Điều này nhằm khơi dậy sự hiểu biết và 
cảm thông nơi quần chúng về sự cần thiết chống ô nhiễm nước, nó cũng cung cấp cơ 
sở cho nhà quản lý để quyết định biện pháp chống ô nhiễm. 
 
VI.1.3. Nghiên cứu phòng trừ ô nhiễm nước 
 
 Loại công việc này có mục đích ngăn ngừa sự ô nhiễm. Kết quả mà nó đưa ra 
là những kỹ thuật nhằm hạn chế sự sinh ra các tác nhân gây ô nhiễm và sự xâm nhập 
của chúng vào các vực nước. Cũng thuộc loại này là các công trình nghiên cứu về 
công nghệ “sạch”. Bằng cách đưa vào sử dụng những vật liệu mới hay tiến hành sản 
xuất theo phương pháp mới, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các hoạt động 
khác sẽ làm giảm các tác nhân gây ô nhiễm, về cả số lượng và mức độ. 
 
 Một đối tượng nữa của công việc nghiên cứu nói trên là sự quản lý và khai 
thác tài nguyên nước. Cũng thuộc công việc này là việc xác định những giải pháp kỹ 
thuật cho sự quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhằm giảm thấp nhất tác động của 
nó đối với tài nguyên nước. 
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VI.2. Vai trò của nhà quản lý 
 
 Nhà quản lý ở đây bao gồm mọi công chức mà nhiệm vụ là thực thi những 
chức năng của chính quyền đối với xã hội. Sự phòng chống ô nhiễm nước không thể 
thiếu sự tổ chức, điều hành và kiểm tra, cho nên vai trò của các cơ quan nhà nước có 
tính chất then chốt. 
 
 Một cách vắn tắt, trách nhiệm của nhà quản lý là điều tra tình trạng thiệt hại 
do ô nhiễm và xác định nguyên nhân, là hỗ trợ sự phát triển các kỹ thuật mới để 
khống chế ô nhiễm, là phổ biến những kỹ thuật khả thi tới tay công dân, là xét duyệt 
các tiêu chuẩn chất lượng nước, là ban hành các quy định cần thiết cho việc khống 
chế ô nhiễm. 
 
VI.2.1. Luật pháp 
 
 Các quy định được xây dựng, xét duyệt và ban hành bởi các nhà quản lý để 
xác định những mức độ về chất lượng nước cần phải được duy trì trong toàn xã hội. 
Luật pháp được ban hành để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động và tác động 
lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với công dân. Khi luật 
pháp đã được ban hành, các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm triển khai và 
đôn đốc sự thực hiện các chủ trương, chính sách về chống ô nhiễm nước. 
 
VI.2.2. Chính sách 
 
 Ở các nước phát triển có một nguyên tắc phổ biến là ai gây ra ô nhiễm, người 
đó phải trả tiền. Căn cứ trên nguyên tắc này, người gây ra ô nhiễm phải trả, dưới 
hình thức đóng thuế, những chi phí cần thiết để loại bỏ sự ô nhiễm mà người đó gây 
ra. Nguyên tắc này đem lại hai lợi ích: (1) người gây ô nhiễm sẽ tự giác giảm hành 
động gây ô nhiễm đến mức tối đa có thể được, và (2) xã hội có được nguồn tài lực để 
chống ô nhiễm (Johnson và Brown. Jr., 1976). 
 
 Một chính sách nữa phổ biến ở nhiều nước, trong đó có nước ta, là chính phủ 
hỗ trợ công tác phòng chống ô nhiễm. Những nước có quan tâm sâu sắc về chất 
lượng nước đều có những chương trình trợ giúp cho các hoạt động làm giảm ô nhiễm 
nước như cải tạo kênh rạch, xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, đổi mới công 
nghệ, đổi mới hệ thống canh tác, trồng rừng. 
 
VI.3. Vai trò của quần chúng 
 
 Sự tham gia của quần chúng vào công việc phòng chống ô nhiễm nước bao 
gồm nhiều hoạt động mà quần chúng là đối tượng mà cũng là chủ thể. Những hoạt 
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động này có thể được chia thành 3 hình thức, tạm gọi là Giáo dục, Hành động và Đối 
thoại. 
 
VI.3.1. Giáo dục 
 
 Những chương trình giáo dục về phòng chống ô nhiễm nước nhằm đến đại đa 
số quần chúng, và được xây dựng để: 
 -Gợi lên sự quan tâm đối với vấn đề. 
 -Cung cấp thông tin để tăng cường sự hiểu biết. 
 -Kêu gọi nỗ lực hành động. 
 
 Các chương trình giáo dục phổ thông là ví dụ cho loại hoạt động này. Sự hiểu 
biết về nguy cơ ô nhiễm môi trường được truyền đạt cho học sinh thông qua nội dung 
kiến thức được đưa vào chương trình học. Các phương tiện truyền thông đại chúng 
cũng được sử dụng để cung cấp thông tin nhằm tăng cường sự hiểu biết. 
 
VI.3.2. Hành động 
 
 Loại hoạt động này là của các đoàn thể. Đoù là các tổ chức phi chính phủ � 
m
�
t s� nư�c phát tri�n. Ở nước ta đó là những đoàn thể chính trò-xaõ hội, các hội nghề 

nghiệp, các tổ chức giáo dục. Những tập thể công dân này tình nguyện hành động vì 
lợi ích của toàn xã hội bằng cách tiến hành những chiến dịch làm sạch môi trường và 
thường bao gồm nhiều mục tiêu như nước sạch, không khí sạch, bảo vệ nơi hoang dã, 
bảo vệ thú hoang, kiểm soát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ tài nguyên nước. 
Kết quả tức thời mà những chiến dịch làm sạch môi trường này đem đến thường 
chẳng có bao nhiêu, nhưng hiệu quả về mặt xây dựng ý thức bảo vệ môi trường của 
công dân rất đáng kể. 
 
VI.3.3. Đối thoại 
 
 Sự tham gia của quần chúng vào công việc phòng chống ô nhiễm có thể đạt 
hiệu quả cao nếu mối liên hệ được thiết lập và duy trì thường xuyên giữa công dân 
và nhà quản lý (The Conservation Foundation, 1976). Thông tin hai chiều có thể giúp 
nhà quản lý nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của quần chúng. Ngược lại, những giải 
pháp kỹ thuật tưởng như xa vời lại có thể trở nên gần gũi với công dân nếu như sự 
đối thoại được thực hiện liên tục. 
 
 Thuộc về loại hoạt động này là các công tác tư vấn, hội thảo, khuyến nông, 
các nhóm công tác quần chúng, trong đó sự trao đổi thông tin, hướng dẫn kỹ thuật 
được thực hiện đến tận người dân, đặc biệt là ở những vùng kém phát triển. 
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VI.4. Thay lời kết 
 
 Thế giới hiện đại của chúng ta đã phát triển đến mức tạo ra rất nhiều thay đổi 
lớn trong môi trường sống. Đó là những thay đổi về quy mô dân số, cách sống, cách 
sử dụng các nguồn năng lượng, thay đổi về bản chất và quy mô các nền sản xuất 
nông nghiệp và công nghiệp, nền kinh tế và thương mại, hoạt động giao thông vận 
tải và du lịch. Đó là chưa kể chiến tranh. 
 

Tất cả những thay đổi nói trên, hoặc riêng lẻ, hoặc kết hợp, tạo ra một áp lực 
lớn lên tài nguyên nước trên trái đất, rõ ràng đang làm cho nó ngày càng trở nên ít 
thích hợp hơn cho đời sống con người. 
 
 Lactobacillus helveticus là một vi khuẩn lactic, vốn được sử dụng nhiều trong 
công nghiệp chế biến sản phẩm sữa. Trong quá trình trao đổi chất, vi khuẩn này biến 
đổi lactose trong sữa thành axit lactic, do đó sự phát triển của chúng làm tăng hàm 
lượng axit lactic trong sữa. Axit lactic trong sữa có tác dụng khống chế sinh trưởng 
của nhiều loài vi khuẩn khác, khiến L. helveticus chiếm ưu thế trong môi trường. Thế 
nhưng, khi hàm lượng axit lactic trong sữa tăng lên đến khoảng  80 g/L thì chính L. 

helveticus không còn phát triển được nữa (Tango và Ghaly, 1999). Nếu những vi sinh 
vật thích hợp với pH thấp, như một số loài nấm, có mặt, thì chúng sẽ tiếp tục phát 
triển trong môi trường sữa. Ưu thế môi trường từ đó được chuyển sang cho loài khác. 
 
 Thí dụ vừøa kể là một hiện tượng phổ biến trong sinh học. Sự phát triển của 
một quần thể trong một môi trường sẽ có tác động lên môi trường ấy, quần thể càng 
phát triển, tác động càng lớn và đến một mức nào đó, tác động này sẽ đủ làm cho 
các điều kiện môi trường trở nên không còn thích hợp cho sự phát triển của chính 
quần thể. Hiện tượng này có tính quy luật, có lẽ nhờ đó điều kiện sống cho muôn 
loài được bảo đảm. Có thể nói rằng Tạo hóa không ưu tiên cho giống loài nào cả. 
 
 Vậy, trong trường hợp môi trường nước, phải chăng loài người cũng không thể 
là một ngoại lệ? Câu hỏi này người viết xin nhường quyền trả lời cho bạn đọc. 
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